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I. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN


1. Khái niệm bất động sản

Việc phân loại tài sản thành “bất động sản” và “động sản” có nguồn gốc từ luật cổ La Mã. Cách phân chia này hiện nay vẫn được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự ở nhiều nước trên thế giới. Theo đó, bất động sản không chỉ là đất đai mà còn bao gồm của cải trong lòng đất và tất cả những gì do sức lao động của con người tạo ra trên mảnh đất đó, như các công trình xây dựng, mùa màng, cây trồng…. và những tài sản liên quan đến đất đai, gắn liền với đất. Quan niệm này được ghi nhận trong các Bộ luật: Dân sự của Pháp, Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức, …. Còn trong Bộ luật dân sự của Nga lại quy định rất cụ thể “mảnh đất” là bất động sản chứ không phải đất đai nói chung. Điều này được lí giải vì đất đai nói chung là bộ phận của lãnh thổ quốc gia, không thể là đối tượng của giao dịch dân sự. Đối tượng của những giao dịch đó chỉ là mảnh đất được xác định bởi diện tích, kích thước tại những vị trí nhất định.
Nếu trong đa số các Bộ luật Dân sự đều quy định đất đai là bất động sản thì những tài sản gắn liền với đất được coi là bất động sản lại có những quan điểm khác biệt. Điều 520 Bộ luật Dân sự Pháp quy định: “mùa màng chưa gặt, trái cây chưa bứt khỏi cây là bất động sản”. Quan niệm như vậy cũng được thể hiện trong khoản 4 Điều 449 Bộ luật Dân sự Bắc kỳ và Điều 364 Bộ luật Dân sự Sài Gòn năm 1972. Ở một mức độ khái quát hơn, Điều 86 Bộ luật Dân sự Nhật Bản quy định bất động sản còn là: “Những vật gắn liền với đất đai”. Sự trùng hợp này là do những quy định về bất động sản trong các bộ luật trên đều được soạn thảo dựa trên cơ sở Bộ luật Dân sự của Pháp.
Điều 100 Bộ luật Dân sự Thái Lan quy định:  “Bất động sản là đất đai và những vật gắn liền với đất đai hoặc hợp thành một thể thống nhất với đất đai, bao gồm cả những quyền gắn với việc sở hữu đất đai”. Bộ luật Dân sự bang California (Hoa Kỳ) đưa ra khái niệm tương đối khác biệt: Bất động sản bao gồm: đất đai, tất cả những gì liên quan đến đất đai, những tài sản cùng với đất đai hoặc thuộc về đất đai, những tài sản khác do pháp luật quy định. 
Trong Bộ luật dân sự của Cộng hòa liên bang Nga năm 1994, Điều 134 ghi rõ: Vật bất động bao gồm: (tài sản bất động, bất động sản) khoảng đất, lòng đất, công trình thủy lợi, những gì liên quan tới, nghĩa là các đối tượng nào nếu dịch chuyển sẽ làm tổn hại đến vật và mục đích sử dụng nó, trong đó gồm rừng cây, cây lâu năm, nhà ở và các công trình xây dựng khác.
- Bất động sản còn bao gồm tàu bay, tàu biển, tàu sông, phương tiện vũ trụ phải đăng ký nhà nước.
- Các bất động sản khác do pháp luật quy định.
Như vậy, trong các cách phân loại tài sản thì cách phân loại tài sản thành động sản và bất động sản được coi là quan trọng nhất. Sự phân loại tài sản như đã phân tích ở trên xuất phát từ 3 cách tiếp cận cơ bản sau:

- Bất động sản được xác định theo bản chất tự nhiên, theo giá trị sử dụng và bởi đối tượng trên bất động sản;

- Coi đất đai và những tài sản có liên quan tới đất đai là bất động sản; 
- Coi đất và những gì liên quan đến đất đai là bất động sản.
Quy định về bất động sản trong Bộ luật Dân sự Việt Nam đã tiếp cận theo cách thứ ba. Với phương thức này, quan niệm về bất động sản đã có những thay đổi so với sự liệt kê thuần túy theo quan niệm truyền thống về những tài sản nào được coi là bất động sản chuyển sang việc quy định những điều kiện đặc trưng chung. Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Dân sự năm 2005 của Việt Nam, thì bất động sản bao gồm: 


- Đất đai;


- Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;


- Các tài sản khác gắn liền với đất đai;


- Các tài sản khác do pháp luật quy định.

Quy định về bất động sản nói trên là một khái niệm rất mở. Trước hết, bất động sản là tài sản không di dời được. Bất động sản có thể được nhận biết qua các vật cụ thể như đất đai hoặc khối thống nhất giữa đất đai và các tài sản khác gắn liền với đất mà không thể di dời được trong không gian nếu muốn giữ nguyên công dụng và tính năng của tài sản đó. Cùng với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, danh mục về các tài sản khác gắn liền với đất và những “tài sản khác do pháp luật quy định” sẽ được xác định một cách cụ thể hơn.

2. Khái niệm thị trường bất động sản

Theo các nhà kinh tế học thì thị trường bất động sản là tập hợp các sự thỏa thuận, qua đó mà người mua và người bán tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Từ đó, có thể hiểu thị trường bất động sản hình thành các quyết định về việc ai tiếp cận được với bất động sản và bất động sản đó được sử dụng như thế nào.
Với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường, theo nghĩa hẹp, thị trường bất động sản bao gồm các hoạt động có liên quan đến giao dịch bất động sản như mua bán, cho thuê, thế chấp… bất động sản.

Theo nghĩa rộng, thị trường bất động sản không chỉ bao gồm các hoạt động có liên quan đến giao dịch bất động sản mà còn bao gồm cả các lĩnh vực liên quan đến việc tạo lập bất động sản.
Xét một cách khái quát, thị trường bất động sản là tổng thể các hoạt động về đầu tư và kinh doanh bất động sản, gồm đầu tư, giao dịch cùng các dịch vụ hỗ trợ như môi giới, định giá, tư vấn…giữa các chủ thể có liên quan ( người tạo lập, người đại diện bán bất động sản với người có nhu cầu sử dụng động sản và người thực hiện dịch vụ trung gian môi giới, định giá…). Những giao dịch về bất động sản dựa trên quan hệ hàng hóa, tiền tệ diễn ra trong một khoảng thời gian và không gian nhất định.
 Do đó, một thị trường bất động sản hoàn chỉnh phải là nơi diễn ra các giao dịch mua bán bất động sản và các giao dịch có liên quan đến bất động sản như cho thuê, thế chấp, bảo hiểm, chuyển dịch quyền sử dụng bất động sản.
II. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM 


Cũng như sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản trên thế giới, thị trường bất động sản ở Việt Nam cũng xuất hiện cùng với việc sản xuất và trao đổi các hàng hóa khác nhau. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, thị trường bất động sản ở Việt Nam mang tính manh nha, tự phát triển tùy thuộc vào mức độ thừa nhận và sự điều chỉnh bằng pháp luật của Nhà nước ở từng giai đoạn nhất định.

1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường bất động sản Việt Nam


Thực chất thị trường bất động sản Việt Nam là một lĩnh vực trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ về bất động sản, trong đó người mua, người bán thỏa thuận với nhau về khối lượng, chủng loại, chất lượng và giá cả hàng hóa bất động sản. 


Trên bình diện chung đó, thị trường bất động sản ở Việt Nam là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đai, các hoạt động giao dịch cho thuê nhà, thế chấp quyền sử dụng đất, cũng như các hoạt động dịch vụ liên quan đến tài sản đó.


Đặc điểm quan trọng đầu tiên và chi phối tới toàn bộ các yếu tố tạo ra sự nhận diện cho thị trường bất động sản ở Việt Nam là: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng quyền sở hữu và các tài sản gắn liền với đất thuộc nhiều hình thức khác nhau. Bởi vậy, chủng loại hàng hóa trong thị trường bất động sản là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất… đã tạo nên những nét đặc thù cho thị trường bất động sản ở Việt Nam.


Thị trường bất động sản ở nước ta về cơ bản vẫn là thị trường phi chính thức – Sự song hành tồn tại của hai loại thị trường: thị trường bất động sản chính thức và thị trường bất động sản không chính thức (thị trường ngầm).  Đa số các chủ sở hữu bất động sản không có điều kiện pháp lý đầy đủ để tham gia các giao dịch dân sự. Bởi vậy các thị trường ngầm vẫn hoạt động mạnh mẽ với những mức độ khác nhau.

Hệ thống thông tin cho thị trường bất động sản chưa đầy đủ, thiếu minh bạch và khó tiếp cận.


Thị trường bất động sản ở Việt Nam hoạt động thiếu tính chuyên nghiệp, tồn tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo kiểu cơ hội, thời vụ, manh mún… 


Xét một cách tổng thể thì hoạt động kinh doanh bất động sản ở nước ta còn thiếu một chiến lược kinh doanh dài hạn, phương thức kinh doanh không mang tính bài bản, chuyên nghiệp, quan hệ cung – cầu và giá cả bất động sản không hoàn toàn phản ánh đúng giá trị thực tế của bất động sản. Do vậy thường xảy ra những cơn sốt nóng, sốt lạnh đòi hỏi phải có sự can thiệp và kiểm soát kịp thời của Nhà nước.


2. Phân loại thị trường bất động sản ở Việt Nam


Về cơ bản, thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay được phân thành các loại như sau:
· Thị trường nhà ở, đất ở;

· Thị trường bất động sản công nghiệp; 

· Thị trường bất động sản nông nghiệp

· Thị trường cho thuê bất động sản văn phòng, công sở, dịch vụ…


3. Vai trò của thị trường bất động sản

Với ý nghĩa là nơi hình thành các quyết định về việc ai tiếp cận được với bất động sản? Bất động sản đó được sử dụng như thế nào và vào mục đích gì? Thị trường bất động sản ở Việt Nam trong quá trình vận động đã tác động đến sự tăng trưởng và phát triển của toàn xã hội.


Cùng với các loại thị trường khác như thị trường vốn, thị trường sức lao động, thị trường khoa học, công nghệ, thị trường tư liệu sản xuất, dịch vụ…, thị trường bất động sản đã góp phần tạo nên hệ thống các thị trường đầy đủ, đồng bộ cho một nền kinh tế đang trên đà phát triển.

Trong những giai đoạn nhất định, khi được phát triển lành mạnh, thị trường bất động sản Việt Nam đã tác động, điều tiết các chức năng sử dụng đất đai, bất động sản có giá trị kinh tế - xã hội thấp, nhường chỗ cho chức năng sử dụng có giá trị kinh tế - văn hóa xã hội cao hơn. 


Từ những chính sách tài chính được Nhà nước sử dụng để tác động vào thị trường bất động sản, ngoài vai trò là công cụ giúp cho Nhà nước điều tiết thị trường, các sắc thuế đã làm tăng nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước. Đây là vấn đề rất có ý nghĩa trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn như hiện nay. 

Tóm lại, việc phát triển thị trường bất động sản đã góp phần khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, bất động sản, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế, đáp ứng được yêu cầu mở cửa thị trường cho đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và trên hết nó góp phần tăng khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trong những năm gần đây ở Việt Nam, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế đã làm cho nhu cầu sử dụng bất động sản như nhà ở, công trình xây dựng, đất đai của nhân dân, doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ gia tăng. Nhiều chính sách quan trọng của nhà nước đã cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc tạo lập và kinh doanh bất động sản như Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về kinh doanh nhà ở đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động như mua bán nhà ở, cho thuê nhà ở; Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật nhà ở có những quy định tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nhận quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở, công trình để bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch xây dựng để chuyển quyền sử dụng đất; Bộ luật Dân sự quy định về hợp đồng mua bán, cho thuê nhà, mua bán tài sản, cho thuê tài sản và dành hẳn một phần quy định về hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tạo cơ sở pháp lý cho các giao dịch về bất động sản.

Những quy định khá thông thoáng của Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, Luật thương mại, Luật đÇu tư đã tạo ra những cơ sở pháp lý cho các loại hình doanh nghiệp và các hình thức hoạt động kinh doanh trên thị trường bất động sản. Thực tế trong thời gian qua đã cho thấy các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên lĩnh vực đầu tư tạo lập bất động sản và dịch vụ như môi giới bất động sản phát triển nhanh chóng với số lượng lớn. Đây là những quy định quan trọng mang tính đột phá, tạo cơ sở pháp lý cho sự hình thành các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên thị trường bất động sản.  

Tuy mới hình thành nhưng thị trường bất động sản Việt Nam đã từng bước góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, tăng cường hiệu quả sử dụng và kinh doanh đất đai, nhà xưởng, bước đầu biến bất động sản trở thành nguồn lực quan trọng trong việc đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Việc phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong thời gian qua đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy nền kinh tế, xã hội của đất nước làm thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn, từng bước cải thiện đời sống của dân cư đô thị. Song bên cạnh những mặt tích cực, thị trường bất động sản ở Việt Nam trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, phát sinh nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Thị trường bất động sản Việt Nam còn phát triển mang tính tự phát, thiếu lành mạnh, giao dịch ngầm, giao dịch không tuân theo pháp luật chiếm tỷ lệ lớn. Nguyên nhân của tình trạng này là do các văn bản pháp luật có liên quan đến bất động sản do nhà nước ban hành có sự mâu thuẫn, chồng chéo và không phù hợp với thực tế; thủ tục về giao dịch bất động sản rườm rà, khó khăn, chi phí theo pháp luật và cả ngoài quy định cao dẫn đến phát triển thị trường phi chính thức lớn hơn nhiều so với thị trường chính quy; các chính sách về tài chính không khuyến khích được việc giao dịch và kinh doanh bất động sản theo pháp luật, cho nên không tạo ra được sự lành mạnh trong các hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đó cũng là nguyên nhân của tình trạng đầu cơ nhà đất, kích cầu ảo để tạo ra những cơn sốt giá nhà đã xảy ra trong những năm gần đây; thông tin về bất động sản thiếu minh bạch, khó tiếp cận; thủ tục trong giao dịch bất động sản còn phức tạp, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch chưa bảo đảm, còn có hiện tượng lừa đảo trong kinh doanh và dịch vụ môi giới bất động sản. Trong khi đó, những yếu tố quan trọng có tính quyết định đến việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản và hỗ trợ cho thị trường bất động sản như dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn, định giá bất động sản, quản lý bất động sản… đã hình thanh và phát triển nhưng lại chưa được pháp luật quy định và Nhà nước chưa có biện pháp quản lý hiệu quả làm ảnh hưởng đế sự phát triển lành mạnh và vận hành bình thường thị trường bất động sản. Từ thực tế đó, đòi hỏi phải có Luật kinh doanh bất động sản nhằm điều chỉnh kịp thời các quan hệ về kinh doanh và dịch vụ kinh doanh bất động sản.

Ngày 29 tháng 6 năm 2006 Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật kinh doanh bất động sản với 6 chương, 81 Điều quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007.
PHẦN II
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế. Thị trường bất động sản là một thị trường đặc biệt, hàng hoá là bất động sản có giá trị rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội. 

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ở nước ta, đặc biệt là thị trường nhà đất đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế- xã hội của đất nước, làm thay đổi bộ mặt đô thị và cả nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động và quản lý thị trường bất động sản ở nước ta thời gian qua còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, phát sinh nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội, cụ thể như sau:

Bất động sản nói chung, đặc biệt là nhà đất chưa được khai thác, sử dụng có hiệu quả, còn lãng phí, thất thoát. Hiện tượng tiêu cực, tham nhũng liên quan đến bất động sản đang gây bất bình trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân.

Thị trường bất động sản phát triển còn tự phát, thiếu lành mạnh, giao dịch “ngầm” vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Cung cầu về bất động sản bị mất cân đối, đặc biệt là nhà ở của nhân dân và cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế. Tình trạng đầu cơ nhà đất, kích cầu ảo để nâng giá bất động sản làm cho thị trường “nóng, lạnh” thất thường, nhiều cơn sốt giá nhà đất đã xảy ra trong một số năm gần đây. Thông tin về bất động sản không đầy đủ, thiếu minh bạch và khó tiếp cận; các thủ tục trong giao dịch bất động sản còn phức tạp, phải qua nhiều khâu trung gian, tốn nhiều thời gian, chi phí giao dịch cao; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch không được đảm bảo, còn có hiện tượng lừa đảo trong kinh doanh bất động sản và dịch vụ môi giới bất động sản... 

Nhiều yếu tố quan trọng có tính quyết định cho việc hình thành và hỗ trợ cho thị trường bất động sản vận hành như dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn, định giá bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản... chưa được pháp luật quy định và chưa có biện pháp quản lý làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển lành mạnh và vận hành bình thường của thị trường bất động sản. Sự tham gia của các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng vào các giao dịch và thị trường bất động sản còn nhiều hạn chế cả về số lượng và nghiệp vụ, chưa đóng vai trò hậu thuẫn về vốn cho thị trường bất động sản phát triển. 

Pháp luật về bất động sản nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng còn tản mạn, chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản. Trước khi Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 được ban hành nhà nước ta chưa có văn bản quy phạm pháp luật riêng, có giá trị pháp lý cao để điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản. Có một số quy định liên quan đến bất động sản nhưng còn rải rác ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật đất đai, Bộ luật dân sự, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật thương mại... Các văn bản này mới chỉ quy định về bất động sản, quản lý bất động sản mà chưa có quy định điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản còn nhiều hạn chế, kém hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế. Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì đất đai, nhà ở, công trình xây dựng được giao cho nhiều cơ quan khác nhau quản lý. Hoạt động kinh doanh bất động sản chưa được giao cho một cơ quan thống nhất quản lý. 

Cơ chế, chính sách quản lý về hoạt động kinh doanh bất động sản chưa rõ ràng, chưa đồng bộ và đủ mạnh, do đó, chưa phát huy nội lực và thu hút đầu tư trong kinh doanh bất động sản; đồng thời còn nhiều bất cập, gây trở ngại cho các giao dịch bất động sản, chưa tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ và lành mạnh. 

Từ những vấn đề hạn chế, bất cập nêu trên và đòi hỏi bức thiết của thực tế xã hội, việc sớm ban hành Luật kinh doanh bất động sản là rất cần thiết. 
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Luật kinh doanh bất động sản phải thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Luật kinh doanh bất động sản phải quán triệt các quan điểm của Đảng về phát triển thị trường bất động sản ở nước ta theo hướng: Chủ động phát triển vững chắc thị trường bất động sản bao gồm cả quyền sử dụng đất, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và kinh doanh nhà theo hướng dẫn và quản lý của nhà nước; từng bước mở thị trường bất động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia đầu tư.

2. Luật kinh doanh bất động sản phải đảm bảo tạo môi trường pháp lý đầy đủ và đồng bộ để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đảm bảo công khai, minh bạch các giao dịch trên thị trường bất động sản; thống nhất với các luật có liên quan đến bất động sản, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và lộ trình hội nhập của nền kinh tế nước ta.

3. Luật kinh doanh bất động sản phải tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường bất động sản; tăng khả năng cung cấp hàng hoá bất động sản, nhất là nhà ở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; góp phần bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu, thực hiện chính sách xã hội. 

4. Luật kinh doanh bất động sản phải đảm bảo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản; phân định quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; thực hiện cải cách hành chính.

III. BỐ CỤC LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Luật kinh doanh bất động sản gồm 6 chương, 81 điều. Cụ thể như sau:


1.  Chương I: Những quy định chung ( gồm 17 điều từ Điều 1 đến Điều 17)

Chương này quy định về  Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Áp dụng pháp luật; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản; Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; Điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh; Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản; Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước; Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh; Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản; Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản; Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần; Hiệp hội bất động sản; Các hành vi bị cấm; Xử lý vi phạm.

2. Chương II:  Kinh doanh nhà, công trình xây dựng ( gồm 4 mục và 20 điều từ Điều 18 đến Điều 37)



- Mục 1. Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh gồm 4 điều (từ Điều 18 đến Điều 21): Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh; Quyền của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

- Mục 2. Mua bán nhà, công trình xây dựng gồm 6 điều (từ Điều 22 đến Điều 27): Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng; Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán; Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng; Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng; Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng; Nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng.

- Mục 3. Thuê nhà, công trình xây dựng gồm 5 điều (từ Điều 28 đến Điều 32): Nguyên tắc thuê nhà, công trình xây dựng; Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng; Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng; Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng; Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng

- Mục 4. Thuê mua nhà, công trình xây dựng gồm 5 điều (từ Điều 33 đến Điều 37): Nguyên tắc thuê mua nhà, công trình xây dựng; Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng; Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng; Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng; Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng.
3. Chương III: Kinh doanh quyền sử dụng đất ( gồm 6 điều từ Điều 38 đến Điều 43)


Chương này quy định về Đầu tư tạo lập quỹ đất có hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; Chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất.

4. Chương IV: Kinh doanh dịch vụ bất động sản ( gồm 4 mục, 23 điều từ Điều 44 đến Điều 66)

Mục 1. Môi giới bất động sản gồm 7 điều (từ Điều 44 đến Điều 50):  Nội dung môi giới bất động sản; Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản; Thù lao môi giới bất động sản; Hoa hồng môi giới bất động sản; Quyền của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản; Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản; Chứng chỉ môi giới bất động sản.

Mục 2.  Định giá bất động sản gồm 5 điều (từ Điều 51 đến Điều 55): Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản; Chứng thư định giá bất động sản;  Quyền của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản; Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản; Chứng chỉ định giá bất động sản.

Mục 3. Sàn giao dịch bất động sản gồm 7 điều (từ Điều 56 đến Điều 62): Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản; Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản; Quyền của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản.
Mục 4.  Các dịch vụ bất động sản khác gồm 4 điều (từ Điều 63 đến Điều 66): Tư vấn bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản.
5. Chương V: Hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản ( gồm 13 điều từ Điều 67 đến Điều 79)

Chương này quy định về Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản; Giá mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản và giá kinh doanh dịch vụ bất động sản; Thanh toán trong giao dịch bất động sản; Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê bất động sản; Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng; Hợp đồng môi giới bất động sản; Hợp đồng định giá bất động sản; Hợp đồng tư vấn bất động sản; Hợp đồng đấu giá bất động sản; Hợp đồng quảng cáo bất động sản; Hợp đồng quản lý bất động sản.
6. Chương VI: Điều khoản thi hành ( gồm 2 điều Điều 80 và Điều 81): Hiệu lực thi hành; Hướng dẫn thi hành.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Những quy định chung về hoạt động kinh doanh bất động sản

1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh bất động sản


Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 không đưa ra định nghĩa về hoạt động kinh doanh bất động sản mà chỉ thể hiện nội dung của hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, khoản 1 Điều 4 Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 trong phần giải thích từ ngữ đã xác định: “Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản”. Như vậy có 2 khái niệm cần làm rõ khi nghiên cứu về hoạt động kinh doanh bất động sản, đó là khái niệm “kinh doanh bất độn sản” và khái niệm “kinh doanh dịch vụ bất động sản”.

Khái niệm “kinh doanh bất động sản” theo khoản 2 Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 được hiểu “là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi”.


Khái niệm “kinh doanh dịch vụ bất động sản” theo khoản 3 Điều 4 Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 được hiểu “là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản”.

1.2. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản
Điều 5 Luật kinh doanh bất động sản quy định nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản như sau:

a)  Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản bình đẳng trước pháp luật

Bình đẳng trong cơ hội đầu tư, kinh doanh không phân biệt tổ chức đó có vốn đầu tư nhà nước hay tư nhân; là nguyên tắc số một trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tổ chức, cá nhân không phân biệt là của Việt Nam hay nước ngoài đều có quyền hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. Tuy nhiên phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân này có khác nhau. Khoản 1 Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân trong nước được đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại. Trong khi đó, khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản lại quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua và đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng.

b) Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản được tự do thoả thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thông qua hợp đồng, không trái các quy định của pháp luật

Cũng như các hoạt động thương mại khác, mục đích của hoạt động kinh doanh bất động sản là nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê đối với bất động sản và các hoạt động dịch vụ có liên quan đến việc chuyển nhượng, cho thuê đối với bất động sản.

Thông qua hợp đồng, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được tự do thoả thuận với các bên tham gia về bất cứ những nội dung nào mà họ thấy cần thiết và không trái pháp luật. Đồng thời tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản cũng phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Luật kinh doanh bất động sản quy định tại Chương V về nội dung các hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Những quy định đó mang tính định hướng đối với các bên tham gia. Do vậy, việc ký kết hợp đồng bất kỳ mà thiếu một hoặc một số nội dung thì hợp đồng đó cũng không bị coi là vô hiệu.

c) Hoạt động kinh doanh bất động sản phải công khai, minh bạch

Đây là nguyên tắc quan trọng để hoạt động kinh doanh bất động sản diễn ra một cách lành mạnh, hướng tới xây dựng một thị trường bất động sản công khai, minh bạch. Tính công khai, minh bạch của hoạt động kinh doanh bất động sản được thể hiện trên tất cả các khâu của quá trình từ tạo lập, đến mua bán,  chuyển nhượng cho thuê đối với bất động sản. 

Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh. Thông tin về bất động sản có thể được công khai tại sàn giao dịch bất động sản hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm: Loại bất động sản; vị trí bất động sản; thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; quy mô, diện tích của bất động sản; đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến bất động sản; tình trạng pháp lý của bất động sản gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản và giấy tờ có liên quan đến việc tạo lập bất động sản; lịch sử về sở hữu, sử dụng bất động sản; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); giá bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan; và  các thông tin khác.

d) Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm tạo ra một thị trường bất động sản công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó giúp cho các hoạt động kinh doanh bất động sản công khai, minh bạch. Điều 7 Luật kinh doanh bất động sản quy định điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh gồm: 

- Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Thuộc đối tượng được phép kinh doanh;

+ Đối với nhà, công trình xây dựng mới phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà, công trình xây dựng đã qua sử dụng thì yêu cầu về chất lượng do các bên thoả thuận trong hợp đồng;

+ Không có tranh chấp về quyền sở hữu; 

+ Không bị kê biên thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Có hồ sơ bao gồm: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất hoặc có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật đối với nhà, công trình xây dựng đã có sẵn; giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ dự án và thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt đối với nhà, công trình đang xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng đối với nhà, công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng; hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ xây dựng nhà, công trình đã được phê duyệt đối với nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. 

- Quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Thuộc đối tượng được phép kinh doanh;

+ Có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

+ Không có tranh chấp; 

+ Trong thời hạn sử dụng đất; 

+ Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

+ Trường hợp chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất thuộc dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án kỹ thuật khu công nghiệp thì phải có các công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến bộ của dự án đã được phê duyệt.


1.2. Chủ thể hoạt động kinh doanh bất động sản 

Tại khoản 1 Điều 3 Luật thương mại năm 2005 quy định hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Như vậy, hoạt động kinh doanh bất động sản cũng được coi là hoạt động thương mại và chủ thể hoạt động kinh doanh bất động sản cũng được coi là thương nhân.

Theo quy định tại Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản, chủ thể hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ có thể là các doanh nghiệp và hợp tác xã. Bởi điều Luật này quy định tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; phải có vốn pháp định và phải đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tương tự, chủ thể kinh doanh dịch vụ bất động sản cũng phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.


1.4. Bất động sản được phép kinh doanh

Khi dựa trên những đặc điểm, tính chất vật lý, tài sản được phân thành bất động sản và động sản. Khoản 1 Điều 174 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định bất động sản là:

- Đất đai;

- Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

- Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

- Các tài sản khác do pháp luật quy định.

 Tuy nhiên, danh sách bất động sản được giao dịch thường được giới hạn theo quy định của pháp luật, do vậy không phải bất kỳ bất động sản nào cũng được phép kinh doanh. Chẳng hạn đối với đất đai, Điều 17 Hiến pháp năm 1992 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Điều này có nghĩa pháp luật không thừa nhận quyền sở hữu của các chủ thể khác đối với đất đai. Và do đó đất đai sẽ không thể là đối tượng để trao đổi, giao dịch trên thị trường bất động sản. Song để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, trong khi vẫn bảo đảm quyền sở hữu của Nhà nước đối với đất đai, Luật đÊt đai năm 1993 đã tách quyền sử dụng đất ra khỏi quyền sở hữu toàn dân và trao cho người sử dụng đất thông qua việc giao quyền sử dụng đất. cho thuê; đồng thời cho phép tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng đất. 

Theo cách phân loại tài sản quy định tại Điều 174 của Bộ luật dân sự năm 2005, có thể suy đoán quyền sử dụng đất cũng được coi là bất động sản. Và nếu hiểu những tài sản có thể trị giá được bằng tiền và đem ra trao đổi đều được coi là hàng hoá thì quyền sử dụng đất cũng được coi là hàng hoá. Do Luật thương mại năm 2005 chỉ giới hạn khái niệm hàng hoá trong phạm vi vật hữu hình, cho nên khoản 2 Điều 3 Luật này mới chỉ dừng lại ở quy định những “vật gắn liền với đất đai” là hàng hoá, mà chưa ghi nhận quyền sử dụng đất là hàng hoá. Như vậy, có thể coi quy định tại Điều 6 Luật kinh doanh bất động sản là một sự cụ thể hoá “những vật gắn liền với đất đai” tại khoản 2 Điều 3 Luật thương mại năm 2005; đồng thời quy định quyền sử dụng đất là hàng hoá được mang ra giao dịch trên thị trường bất động sản là một sự hoàn thiện quy định về hàng hoá trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh gồm:

a) Các loại nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng 

Các loại nhà, công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh gồm:

- Các loại nhà bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở riêng lẻ, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ. 

- Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác.

b) Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

Điều 61 Luật đất đai năm 2003 quy định đất được tham gia thị trường bất động sản bao gồm đất mà Luật này cho phép người sử dụng đất có một trong các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; và đất thuê mà trên đó có tài sản được pháp luật cho phép tham gia vào thị trường bất động sản. Tại Điều 59 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003 quy định đất được tham gia thị trường bất động sản như sau:

- Đất mà tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất được tham gia thị trường bất động sản bao gồm:

+ Đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

+ Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

+ Đất nông nghiệp được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;   

+ Đất ở được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở; đất ở được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; đất ở được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; 

+ Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vào mục đích làm nhà ở đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; 

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh do hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế đang sử dụng đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

- Đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm mà tài sản gắn liền với đất được tham gia thị trường bất động sản bao gồm:

+ Đất trồng cây lâu năm có vườn cây, đất rừng sản xuất có rừng, đất làm muối và đất nuôi trồng thuỷ sản đã đầu tư hạ tầng;

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh mà đã đầu tư hạ tầng hoặc có công trình gắn liền với đất.


1.5. Mối quan hệ giữa Luật kinh doanh bất động sản với các luật liên quan

Trong quan hệ giao dịch bất động sản thường có 2 trường hợp là giao dịch mà các chủ thể tham gia đều không có đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch mà ít nhất một bên chủ thể tham gia có đăng ký kinh doanh bất động sản. Bộ luật dân sự quy định khá chi tiết về các giao dịch bất động sản như mua bán, cho thuê tài sản là nhà ở, công trình xây dựng; chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất…Song Bộ luật này chỉ điều chỉnh đối với những giao dịch bất động sản có tính chất dân sự. Đối với các giao dịch bất động sản có tính chất kinh doanh hoặc giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản, thì theo quy định tại khoản 1 Luật kinh doanh bất động sản, sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật kinh doanh bất động sản.

Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản. Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi. Kinh doanh dịch vụ bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. Giao dịch có liên quan đến kinh doanh bất động sản là việc mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Như vậy, Luật kinh doanh bất động sản sẽ được áp dụng cho 2 đối tượng là tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Chỉ khi các tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh bất động sản tham gia giao dịch bất động sản với tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh bất động sản thì mới thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật kinh doanh bất động sản. Đối với những giao dịch bất động sản mà không có tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tham gia thì sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự và các luật có liên quan.

Xuất phát từ việc xác định phạm vi điều chỉnh, Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản cũng quy định việc áp dụng và xác lập mối quan hệ của Luật này với các luật liên quan. Theo đó, hoạt động kinh doanh bất động sản và quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản phải tuân theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mặc dù Luật kinh doanh bất động sản không quy định rõ trong trường hợp Luật này không quy định thì áp dụng luật nào, nhưng một khi đã coi hành vi kinh doanh bất động sản là hoạt động thương mại, thì căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thương mại, sẽ áp dụng những quy định của Luật thương mại. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản không được quy định trong Luật kinh doanh bất động sản và Luật thương mại thì theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật thương mại, sẽ áp dụng những quy định của Bộ luật dân sự. Việc xác lập mối quan hệ giữa Luật kinh doanh bất động sản với Luật thương mại làm cho những quy định về kinh doanh bất động sản thống nhất trong một hệ thống pháp luật. Trong mối quan hệ này, Luật kinh doanh bất động sản được coi là luật riêng. Xét trong mối quan hệ riêng- chung, những nội dung được Luật kinh doanh bất động sản quy định thì sẽ được ưu tiên áp dụng; những nội dung không được quy định trong Luật này thì sẽ áp dụng những quy định của Luật thương mại về những nội dung đó.

Trong thực tế cũng có những quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản nằm ở các luật khác như Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật nhà ở… Đây được coi là những quy định đặc thù điều chỉnh đối với những bất động sản cụ thể. Trong trường hợp Luật kinh doanh bất động sản và các Luật này có quy định khác nhau, hoặc các Luật đó có quy định cụ thể thì theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản, sẽ ưu tiên áp dụng những quy định đặc thù đó.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thanh viên có quy định khác với quy định của Luật kinh doanh bất động sản thì căn cứ vào khoản 3 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản, các quy định của Điều ước quốc tế sẽ được ưu tiên áp dụng.


1.6. Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản
Tại Điều 12 Luật kinh doanh bất động sản quy định Nhà nước có các chính sách như sau đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

- Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn.

- Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản đầu tư tạo lập quỹ nhà ở để bán trả chậm, trả dần, cho thuê, cho thuê mua đối với người có công, người nghèo, người có thu nhập thấp; đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để cho thuê mặt bằng phục vụ sản xuất.

- Nhà nước đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án; công trình hạ tầng xã hội và trụ sở cơ quan nhà nước nằm trong phạm vi dự án; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kỹ thuật trong hàng rào đối với các dự án được ưu đãi đầu tư.

- Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô thị có liên quan đến dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Uỷ ban nhân dân nơi có dự án đầu tư kinh doanh bất động sản có trách nhiệm tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng công trình hạ tầng có chuyển giao cho Nhà nước, công trình hạ tầng không kinh doanh, nhà chung cư phục vụ cho các đối tượng chính sách.

- Tổ chức tín dụng nhà nước cho vay ưu đãi đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người có công, người nghèo, người có thu nhập thấp, sinh viên, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.


- Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản khi có biến động, bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng.


2. Kinh doanh bất động sản

2.1. Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng, tạo lập quỹ đất có hạ tầng để kinh doanh  
a) Khái niệm

Trong thị trường bất động sản, bất kỳ một nhà kinh doanh nào cũng muốn sản xuất thật nhiều hàng hoá với chất lượng phù hợp để tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua; thoả mãn nhu cầu của thị trường. Việc đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng, tạo lập quỹ đất có hạ tầng của tổ chức, cá nhân cũng chính là việc tạo ra hàng hoá cho thị trường bất động sản. Hoạt động này cũng giống như việc sản xuất hàng hoá của các nhà kinh doanh khác, nhưng đòi hỏi một khối lượng vốn lớn. Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng, tạo lập quỹ đất có hạ tầng để kinh doanh là các hoạt động nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất chưa khai thác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà, công trình xây dựng. Đối với các nền kinh tế có thị trường bất động sản phát triển, hoạt động đầu tư tạo lập bất động sản trở thành một nghề.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản, các tổ chức, cá nhân có quyền đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng, tạo lập quỹ đất có hạ tầng để kinh doanh thông qua việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã. Như vậy, đối với tổ chức khi tiến hành đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng, tạo lập quỹ đất có hạ tầng để kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp như Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, công ty hợp danh. Còn đối với cá nhân phải thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân.

Điều 18 Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo các hình thức đầu tư xây dựng mới nhà, công trình xây dựng; và đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà, công trình xây dựng có sẵn. Đối với tổ chức, cá nhân đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được đầu tư tạo lập quỹ đất có hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê theo các hình thức quy định tại Điều 38 Luật kinh doanh bất động sản gồm: Đầu tư cải tạo đất và xây dựng các công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng; đầu tư các công trình trên đất nhận chuyển nhượng để chuyển nhượng, cho thuê đất có hạ tầng; và đầu tư hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng. Việc đầu tư tạo lập quỹ đất đã có hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và pháp luật có liên quan.

b) Quyền và nghĩa vụ của các chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Hiện nay ở nước ta rất phổ biến phương thức đầu tư khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Phương thức đầu tư này có tác động rất lớn đến các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hoá ở khu vực đầu tư và cần phải có các doanh nghiệp có khả năng về tài chính. Chính vì vậy Luật kinh doanh bất động sản đã dành một số điều luật quy định về những vấn đề có liên quan đến việc đầu tư các dự án này.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải có dự án đầu tư; chủ đầu tư dự án phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu. Để tạo cơ sở pháp lý cho phương thức đầu tư này, Luật kinh doanh bất động sản cũng quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Theo đó, Điều 19 Luật kinh doanh bất động sản quy định chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có các quyền sau đây:

 - Đề xuất dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư để kinh doanh.

- Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng và nhà ở theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham dự đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu thực hiện các dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

- Giới thiệu, quảng bá thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư để thu hút, kêu gọi các chủ đầu tư khác tham gia đầu tư vào dự án.

- Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng và chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng theo dự án đã được phê duyệt. Chủ đầu tư cũng có thể chuyển nhượng toàn bộ dự án cho chủ đầu tư khác, nhưng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. Việc chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản. Điều 21 Luật kinh doanh bất động sản quy định trong trường hợp này chủ đầu tư mới phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, có vốn pháp định và phải có đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của chủ đầu tư đã chuyển nhượng.

- Được miễn, giảm hoặc chậm nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án va tính chất của nhà, công trình xây dựng cụ thể theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, giám sát các chủ đầu tư khác tham gia đầu tư vào dự án thực hiện đầu tư xây dựng đúng dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về xây dựng.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài để thực hiện dự án.

- Huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cũng có các nghĩa vụ quy định tại Điều 20 Luật kinh doanh bất động sản như sau:

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Trực tiếp đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khớp nối với hệ thống hạ tầng khu vực xung quanh theo tiến độ thực hiện dự án; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng theo quy hoạch và nội dung của dự án đã được phê duyệt.

- Bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp huy động tiền ứng trước của khách hàng, thì chủ đầu tư phải sử dụng đúng mục đích số tiền đó để tạo lập nhà, công trình xây dựng. 

- Quản lý xây dựng nhà, công trình xây dựng trong dự án do mình đầu tư và do các chủ đầu tư khác tham gia đầu tư theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và các nội dung khác của dự án đã được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng theo đúng dự án đã được phê duyệt.

- Làm thủ tục xác lập về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng đã bán, chuyển nhượng cho khách hàng; làm thủ tục chuyển giao các công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án đã được phê duyệt.

- Lưu trữ và và nộp lưu trữ hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra; kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2.2. Mua bán nhà, công trình xây dựng

a) Khái niệm

Mua bán nhà, công trình xây dựng được coi là một trong những hành vi quan trọng của các nhà kinh doanh bất động sản trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Cũng giống với các hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng có tính chất dân sự, việc mua bán nhà, công trình xây dựng trong hoạt động kinh doanh bất động sản là việc bên bán chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu cho bên mua nhà, công trình xây dựng đồng thời nhận từ bên mua một khoản tiền nhất định theo thoả thuận. Do vậy bắt buộc bên bán phải là chủ sở hữu của nhà, công trình xây dựng. 

Trong quan hệ mua bán nhà, công trình xây dựng này bắt buộc phải có ít nhất một bên là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh về bất động sản. Trường hợp mua bán nhà, công trình xây dựng mà không có bên nào có đăng ký kinh doanh về bất động sản, thì quan hệ đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật kinh doanh bất động sản. Điều này có nghĩa hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản phải là hành vi của doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh bất động sản mua hoặc bán nhà, công trình xây dựng với mục đích kiếm lời. Nhà, công trình xây dựng được mua bán bao gồm nhà, công trình xây dựng đã có sẵn, đang xây dựng hoặc được hình thành trong tương lai theo dự án, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt.  

Nhằm bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản, tại khoản 2 Điều 22  Luật kinh doanh bất động sản quy định các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản khi bán nhà, công trình xây dựng phải thông qua sàn giao dịch bất động sản. Việc bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng; hồ sơ về nhà, công trình xây dựng gồm các loại giấy tờ về việc tạo lập quyền sở hữu, quá trình thay đổi và tình trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng. Việc bán biệt thự, nhà ở riêng lẻ thì phải đồng thời chuyển quyền sử dụng đất. Đối với nhà ở, công trình xây dựng khác thì việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp bán căn hộ chung cư hoặc một phần nhà chung cư thì phải gắn với quyền sử dụng đất, các phần sử dụng chung và các trang thiết bị trong nhà thuộc sở hữu chung.

b) Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao nhà, công trình xây dựng và chuyển quyền sở hữu của mình đối với nhà, công trình xây dựng cho bên mua, còn bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán theo như đã thoả thuận hoặc theo pháp luật quy định. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán tài sản theo cách phân loại của Bộ luật dân sự; là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán hàng hoá theo quy định của Luật thương mại. Tại khoản 1 Điều 70 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên bán và bên mua nhà, công trình xây dựng. 

- Các thông tin về nhà, công trình xây dựng. 

- Giá mua bán nhà, công trình xây dựng.

- Phương thức và thời hạn thanh toán. 

- Thời gian giao, nhận nhà, công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo. 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

- Bảo hành nhà, công trình xây dựng. 

- Giải quyết tranh chấp. 

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Về hình thức, tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản. Riêng đối với hợp đồng mua bán nhà ở, theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật nhà ở, phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với nhà ở tại nông thôn, trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở.

c) Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

Bên bán nhà, công trình xây dựng là các doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh bất động sản. Khi tham gia quan hệ mua bán nhà, công trình xây dựng, bên bán nhà, công trình xây dựng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Luật kinh doanh bất động sản.

Theo đó, họ có quyền yêu cầu bên mua nhà, công trình thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thoả thuận trong hợp đồng. Số tiền mà bên bán có quyền yêu cầu bên mua nhà, công trình thanh toán gọi là giá bán nhà, công trình xây dựng. Tại khoản 1 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản quy định giá bán nhà, công trình xây dựng có thể do các bên thoả thuận, thông qua đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật. Các bên trong hợp đồng cũng có thể thoả thuận việc lựa chọn bên thứ ba xác định giá bán nhà, công trình xây dựng. Đối với nhà, công trình thuộc dự án được hưởng ưu đãi của Nhà nước để phục vụ các đối tượng chính sách thì Nhà nước quy định khung giá hoặc nguyên tắc hình thành giá nhà, công trình xây dựng chẳng hạn như bán nhà tái định cư... 

Nếu các bên có thoả thuận phương thức thanh toán thông qua các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam hoặc thanh toán trực tiếp cho bên bán, thì bên bán nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên mua thực hiện đúng thoả thuận đó. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc ứng trước hoặc trả chậm, trả dần thì phải tuân theo quy định Điều 14 Luật kinh doanh bất động sản. Nếu các bên có thoả thuận về việc ứng tiền trước được thực hiện nhiều lần và việc bán nhà, công trình xây dựng được hình thành trong tương lai, thì bên bán nhà, công trình xây dựng chỉ được quyền yêu cầu bên mua thực hiện nghĩa vụ khi đã xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhà, công trình xây dựng theo nội dung, tiến độ thực hiện đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng. 

Bên bán có nghĩa vụ giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thoả thuận trong hợp đồng, kèm theo hồ sơ và hướng dẫn sử dụng; chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất. Thời gian giao, nhận nhà, công trình xây dựng có thể được tính là một khoảng thời gian hoặc tại một thời điểm nhất định. Đến thời hạn như đã thoả thuận, nếu bên mua không nhận nhà, công trình xây dựng thì bị coi là đã vi phạm thoả thuận. Khoản 4 Điều 24 Luật kinh doanh bất động sản quy định bên bán nhà, công trình xây dựng có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng khi bên mua vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nêu trên, nếu các bên có thoả thuận việc bên mua không nhận nhà, công trình xây dựng đúng thoả thuận là điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng thì bên bán nhà, công trình xây dựng được quyền tuyên bố đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng. Nếu các bên không có thoả thuận về vấn đề này thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thoả thuận và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu có. 

Khi bên mua nhà, công trình xây dựng có lỗi gây ra thiệt hại cho bên bán thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngược lại, khi bên bán nhà, công trình xây dựng có lỗi gây ra thiệt hại cho bên mua thì họ cũng phải có nghĩa vụ bồi thường.

Khoản 1 Điều 25 Luật kinh doanh bất động sản quy định bên bán nhà, công trình xây dựng phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. Thông tin về nhà, công trình xây dựng mà bên bán phải cung cấp cho bên mua quy định tại Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản, bao gồm: Loại nhà, công trình xây dựng; vị trí nhà, công trình xây dựng; thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng; quy mô, diện tích của nhà, công trình xây dựng; đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến nhà, công trình xây dựng; tình trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản và giấy tờ có liên quan đến việc tạo lập nhà, công trình xây dựng; lịch sử về sở hữu, sử dụng nhà, công trình xây dựng; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có); quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan; và  các thông tin khác.

Bảo hành nhà, công trình xây dựng có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ lợi ích của mua nhà, công trình xây dựng đồng thời nó cũng thể hiện trách nhiệm của người bán nhà, công trình xây dựng đối với hàng hoá do mình bán ra. Để bảo đảm chất lượng nhà, công trình xây dựng, khoản 1 Điều 23 Luật kinh doanh bất động sản quy định bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác. Nội dung, thời gian và phương thức bảo hành do hai bên thoả thuận trong hợp đồng. Trong thời hạn bảo hành, bên bán có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những khiếm khuyết, hư hỏng của nhà, công trình xây dựng và bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng, kể cả thiết bị công trình và các phần sử dụng chung nếu là nhà chung cư. Tuy nhiên, đối với nhà, công trình xây dựng mới thì thời hạn bảo hành không ngắn hơn thời hạn bảo hành công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Ví dụ đối với nhà ở, theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật nhà ở, trường hợp xây nhà để bán thì bên bán nhà ở có trách nhiệm bảo hành không ít hơn 60 tháng đối với nhà chung cư từ 9 tầng trở lên và các loại nhà khác được đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước; không ít hơn 36 tháng đối với nhà chung cư từ 4 đến 8 tầng; và không ít hơn 24 tháng đối với nhà ở thuộc diện còn lại.

Bên bán nhà, công trình xây dựng cũng phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật như nộp thuế chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng; thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.v.v...

d) Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng

Tương ứng với các quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng, bên mua nhà, công trình xây dựng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 26 và Điều 27 Luật kinh doanh bất động sản.

Theo đó, bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền được nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và hồ sơ, giấy tờ có liên quan. Quy định này phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật kinh doanh bất động sản: Việc bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng; hồ sơ về nhà, công trình xây dựng gồm các loại giấy tờ về việc tạo lập quyền sở hữu, quá trình thay đổi và tình trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng.

Bên mua nhà, công trình xây dựng cũng có quyền yêu cầu bên bán nhà, công trình xây dựng hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng; chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất theo quy định. Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật kinh doanh bất động sản, bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng khi bên bán nhà, công trình xây dựng vi phạm điều kiện để đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Do vậy, trong trường hợp trên nếu như bên bán không hoàn tất các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng trong thời hạn hợp đồng đã quy định thì coi như họ đã vi phạm hợp đồng. Nếu đây là điều kiện để đơn phương chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng thì bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền đơn phương chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng. 

Bên bán nhà, công trình xây dựng cũng có quyền yêu cầu bên bán nhà, công trình xây dựng bảo hành theo quy định tại Điều 23 của Luật kinh doanh bất động sản. Khi bên bán nhà, công trình xây dựng giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, không bảo đảm chất lượng, không đúng cam kết khác trong hợp đồng thì bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên bán nhà, công trình xây dựng bồi thường thiệt hại. Ngược lại, khi họ có lỗi gây ra thiệt hại cho bên bán nhà, công trình xây dựng thì cũng phải có nghĩa vụ bồi thường cho bên bán nhà, công trình xây dựng.

Bên mua nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ phải thanh toán tiền cho bên bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thoả thuận trong hợp đồng; nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo hồ sơ theo đúng chất lượng, thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng và sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế.


2.3. Thuê nhà, công trình xây dựng

a) Khái niệm

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu thuê nhà, công trình xây dựng ngày càng trở nên phổ biến. Bởi việc thuê nhà, công trình xây dựng vào mục đích nhất định nhiều khi có hiệu quả kinh tế hơn so với việc bỏ ra một lượng tài chính lớn để mua nhà, công trình xây dựng sử dụng cho một mục đích nhất định. 

Bản chất của việc cho thuê nhà, công trình xây dựng là việc bên cho thuê chuyển giao tài sản cho bên thuê trong một thời hạn nhất định để bên thuê khai thác, sử dụng vào mục đích theo thoả thuận, còn bên thuê nhà, công trình xây dựng phải trả cho bên cho thuê một khoản tiền gọi là tiền thuê nhà, công trình xây dựng. Do vậy, khác với quan hệ mua bán, trong quan hệ cho thuê nhà, công trình xây dựng bên cho thuê không nhất thiết phải là chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng. Bên cho thuê có thể chỉ là người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó và được sự đồng ý cho thuê lại của chủ sở hữu tài sản đó. Ví dụ như các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản đi thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại kiếm lời.

Cũng như đối với việc bán nhà, công trình xây dựng, Điều 28 Luật kinh doanh bất động sản quy định nhà, công trình xây dựng được cho thuê phải là nhà, công trình có sẵn; nhà, công trình xây dựng cho thuê phải bảo đảm về chất lượng sử dụng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết để nhà, công trình xây dựng được vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thoả thuận trong hợp đồng; và tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cho thuê nhà, công trình xây dựng phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.

b) Hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê tương ứng với thời gian thuê theo giá thoả thuận. Hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng là một dạng cụ thể của hợp đồng thuê tài sản theo cách phân loại hợp đồng của Bộ luật dân sự; là một dạng cụ thể của hợp đồng cho thuê hàng hoá theo quy định của Luật thương mại. Theo quy định tại Điều 72 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng thuê bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê. 

- Các thông tin về nhà, công trình xây dựng cho thuê. 

- Giá thuê nhà, công trình xây dựng. 

- Phương thức và thời hạn thanh toán. 

- Thời hạn cho thuê nhà, công trình xây dựng; thời hạn giao, nhận nhà, công trình xây dựng. 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

- Yêu cầu sử dụng và trách nhiệm sửa chữa, cải tạo (nếu có). 

- Yêu cầu về tình trạng nhà, công trình xây dựng khi trả lại bên cho thuê. 

- Giải quyết tranh chấp. 

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản. Đối với hợp đồng thuê nhà thì theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật nhà ở và Điều 492 Bộ luật dân sự, phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với nhà ở tại nông thôn và phải đăng ký, trừ trường hợp cá nhân cho thuê nhà dưới 6 tháng, bên cho thuê nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở.

c) Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Bên cho thuê nhà, công trình xây dựng là doanh nghiệp hợp tác xã do các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn thành lập theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và có đăng ký kinh doanh bất động sản. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng được quy định tại  Điều 29 và Điều 30 Luật kinh doanh bất động sản.

Khi giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê, bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo công năng, thiết kế và thoả thuận trong trong hợp đồng; yêu cầu bên thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức thoả thuận trong hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản thì giá thuê nhà, công trình xây dựng được hình thành do sự thoả thuận giữa các bên, thông qua đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật. Các bên cũng có thể thoả thuận việc lựa chọn bên thứ ba chẳng hạn như thông qua tư vấn về giá để xác định giá thuê nhà, công trình xây dựng. Đối với nhà, công trình thuộc dự án được hưởng ưu đãi của Nhà nước để phục vụ các đối tượng chính sách thì Nhà nước quy định khung giá thuê hoặc nguyên tắc hình thành giá thuê nhà, công trình xây dựng. Khi đó, các bên trong hợp đồng phải tuân theo quy định này. Nếu các bên không có thoả thuận về việc thời hạn thanh toán tiền thuê nhà, công trình xây dựng thì theo quy định tại khoản 1 Điều 489 Bộ luật dân sự, thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại nhà, công trình xây dựng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản, các bên có thể lựa chọn phương thức thanh toán thanh toán thông qua các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam hoặc thanh toán trực tiếp cho bên bán. Khi đó bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên thuê nhà phải thanh toán theo đúng phương thức thoả thuận.

Bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê. Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về thời hạn thuê nhà, công trình xây dựng thì căn cứ vào Điều 482 Bộ luật dân sự năm 2005, thời hạn thuê được xác định theo mục đích thuê. Trong trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê hoặc thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì hợp đồng thuê hết thời hạn khi bên thuê đã đạt được mục đích thuê.

Khi bên thuê nhà, công trình xây dựng có lỗi và gây ra thiệt hại thì bên thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng. Nhưng nếu, bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có lỗi và gây ra thiệt hại cho bên thuê thì họ cũng có nghĩa vụ phải bồi thường. 

Bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng khi bên thuê vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Luật nhà ở và Điều 498 Bộ luật dân sự, bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên thuê nhà có một trong các hành vi sau đây: Không trả tiền thuê nhà theo thoả thận trong hợp đồng liên tiếp trong 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; sử dụng nhà không đúng mục đích như đã thoả thuận; cố ý làm hư hỏng nhà cho thuê; sửa chữa, cải tạo, đổi nhà đang thuê hoặc cho người khác thuê lại nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê nhà; làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được giá nhà sau khi nhà đã được cải tạo với sự đồng ý của bên thuê và hợp đồng chưa hết hạn thì theo quy định tại Điều 99 Luật nhà ở, bên cho thuê nhà ở cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, nhưng phải bồi thường cho bên thuê nhà ở theo quy định của pháp luật.

Bên cho thuê nhà, công trình xây dựng phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng và chịu trách nhiệm về thông tin đó. Nội dung thông tin về nhà, công trình xây dựng cho thuê bao gồm: Loại nhà, công trình xây dựng cho thuê; vị trí nhà, công trình xây dựng cho thuê; thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng cho thuê; quy mô, diện tích của nhà, công trình xây dựng cho thuê; đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng cho thuê; thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến nhà, công trình xây dựng cho thuê; tình trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng cho thuê gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu và giấy tờ có liên quan đến việc tạo lập nhà, công trình xây dựng; lịch sử về sở hữu, sử dụng nhà, công trình xây dựng cho thuê; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng cho thuê (nếu có); quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan; và  các thông tin khác.

Giao nhà, công trình xây dựng cho thuê là nghĩa vụ của bên cho thuê vì chỉ khi được bên cho thuê giao tài sản thì bên thuê mới có nhà, công trình xây dựng để sử dụng. Do vậy bên cho thuê nhà, công trình xây dựng phải có nghĩa vụ giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế. Bên cho thuê nhà cũng phải có nghĩa vụ bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thoả thuận. Nếu các bên không có thoả thuận về trách nhiệm sửa chữa, cải tạo nhà, công trình xây dựng thì theo quy định tại Điều 485 Bộ luật dân sự, trách nhiệm đó thuộc về bên cho thuê nhà, công trình xây dựng. Trong trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa. Đối với nhà ở, theo quy định tại  Điều 79 Luật nhà ở, bên thuê nhà ở phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước ít nhất 30 ngày.

Ngoài ra, bên cho thuê nhà phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.v.v...

d) Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Bên thuê nhà, công trình xây dựng có thể là tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài mà theo quy định của pháp luật Việt Nam họ được quyền thuê nhà, công trình xây dựng tại Việt Nam. Luật kinh doanh bất động sản quy định bên thuê nhà, công trình xây dựng có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 31 và Điều 32 Luật này.

Theo đó, bên thuê nhà, công trình xây dựng có quyền nhận nhà, công trình xây dựng theo thoả thuận trong hợp đồng thuê; sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê; có quyền được yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.

Bên thuê nhà, công trình xây dựng cũng được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng, nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản. Tuy nhiên, quyền cho thuê lại nhà, công trình xây dựng đang thuê của bên thuê chỉ được thực hiện thời hạn thuê nhà vẫn còn và được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản. Đây là hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khác với hợp đồng ban đầu, vì vậy bên cho thuê lại và bên thuê lại phải giao kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Nếu bên cho thuê lại hoặc bên thuê lại có đăng ký kinh doanh bất động sản thì hợp đồng ký kết phải căn cứ vào Luật kinh doanh bất động sản. Thời hạn hợp đồng thuê lại nhà, công trình xây dựng phải nằm trong thời hạn của hợp đồng mà bên thuê cho thuê lại đã giao kết với bên thuê ban đầu. 

Bên thuê nhà, công trình xây dựng được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng. Việc thay đổi chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng đang cho thuê có thể xảy ra trong trường hợp chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng đang cho thuê bán, tặng cho, người cho thuê chết để lại thừa kế… cho người khác. Nếu hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng với chủ sở hữu cũ vẫn còn thời hạn, thì bên thuê nhà, công trình xây dựng sẽ tiếp tục được thuê với điều kiện như đã thoả thuận với chủ sở hữu cũ. Chủ sở hữu mới có các quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng như đã quy định trong hợp đồng và quy định của pháp luật.

Bên thuê nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng đang thuê trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng; phải có nghĩa vụ bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo công năng, thiết kế và thoả thuận trong hợp đồng; không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên thuê. Khi Bên thuê nhà, công trình xây dựng có lỗi gây ra những hư hỏng cho nhà, công trình xây dựng thì phải có nghĩa vụ sửa chữa. 

 Bên thuê nhà, công trình xây dựng có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng khi bên cho thuê nhà, công trình xây dựng vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng thuê nhà, theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật nhà ở và khoản 2 Điều 498 Bộ luật dân sự, bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi bên cho thuê nhà có một trong các hành vi sau đây: không sửa chữa nhà ở khi nhà có hư hỏng nặng; tăng giá cho thuê nhà bất hợp lý hoặc tăng giá mà không thông báo cho bên thuê nhà biết trước theo thoả thuận; và khi quyền sử dụng nhà bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba. Riêng đối với hợp đồng thuê nhà ở, khi bên thuê nhà ở không đồng ý với việc điều chỉnh giá cho thuê nhà ở sau khi bên cho thuê cải tạo nhà ở khi có sự đồng ý của bên thuê, thì họ cũng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Bên thuê nhà, công trình xây dựng cũng có quyền yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại gây ra cho mình, nhưng cũng phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên cho thuê nhà, công trình xây dựng.

Bên thuê nhà, công trình xây dựng phải có nghĩa vụ trả tiền thuê và thực hiện các nghĩa vụ khác theo thoả thuận trong hợp đồng. Khi hết thời hạn thoả thuận trong hợp đồng, bên thuê phải hoàn trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê trong tình trạng như khi nhận hoặc theo đúng tình trạng đã thoả thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp vật hao mòn tự nhiên. Nếu giá trị nhà, công trình xây dựng bị giảm sút so với tình trạng khi nhận, bên thuê phải bồi thường. Việc hoàn trả nhà, công trình xây dựng phải được tiến hành tại nơi mà các bên đã thoả thuận. Nếu các bên không có thoả thuận về địa điểm trả tài sản, thì bên thuê phải trả tài sản tại nơi có nhà, công trình xây dựng.


2.4. Thuê mua nhà, công trình xây dựng

a) Khái niệm

Cũng như đối với các hoạt động thuê mua tài sản khác, hoạt động thuê mua nhà, công trình xây dựng có xu hướng ngày càng phát triển. Có thể nói, trong nền kinh tế thị trường hoạt động thuê mua nhà, công trình xây dựng đáp ứng được yêu cầu của cả bên thuê mua và bên cho thuê mua. Bên thuê mua chỉ phải bỏ một lượng tài chính nhất định nhưng vẫn có nhà, công trình để sử dụng, và sau một thời hạn thuê mua nhất định họ có quyền sở hữu nhà, công trình đó. Còn bên cho thuê mua có thể thu được lợi nhuận qua việc cho thuê mua, đồng thời vẫn có thể bán được nhà, công trình xây dựng sau một thời hạn cho thuê mua theo thoả thuận.

Về bản chất, thuê mua nhà, công trình xây dựng có những đặc điểm vừa  giống với việc mua bán vừa giống với việc cho thuê nhà, công trình xây dựng. Hoạt động thuê mua nhà, công trình xây dựng giống với mua bán nhà, công trình xây dựng ở chỗ khi kết thúc hợp đồng, bên thuê mua có quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng; giống với thuê nhà, công trình xây dựng ở chỗ hàng tháng hoặc theo một thời gian nhất định theo thoả thuận bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng nhận được một khoản tiền do bên thuê mua trả. 

Điều 33 Luật kinh doanh bất động sản quy định nhà, công trình xây dựng được thuê mua phải là nhà, công trình xây dựng có sẵn và phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để nhà, công trình xây dựng được vận hành bình thường, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thoả thuận trong hợp đồng. Việc thuê mua nhà, công trình xây dựng phải gắn liền với quyền sử dụng đất và kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.

b)  Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê mua có nghĩa vụ giao nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu của mình cho bên thuê mua, còn bên thuê mua có nghĩa vụ trả tiền thuê mua cho bên cho thuê mua; hết thời hạn thuê mua, bên cho thuê mua sẽ chuyển quyền sở hữu của mình sang cho bên thuê mua theo như đã thoả thuận hoặc theo pháp luật quy định. Điều 73 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên cho thuê mua và bên thuê mua. 

- Các thông tin về nhà, công trình xây dựng thuê mua. 

- Giá thuê mua nhà, công trình xây dựng. 

- Phương thức và thời hạn thanh toán. 

- Thời hạn thuê mua. 

- Thoả thuận về việc chuyển quyền sở hữu nhà, công trình trước khi hết hạn thuê mua (nếu có). 

- Thời điểm giao nhà, công trình xây dựng.

- Thời điểm, điều kiện và thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mua.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

- Giải quyết tranh chấp. 

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Về hình thức, tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản. Và theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được công chứng. 

c) Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hoạt động thuê mua được tiến hành bởi các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản. Do vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản, bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng là các doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh bất động sản. Khi thực hiện việc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, bên cho thuê có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật kinh doanh bất động sản.

Theo đó, bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền lựa chọn và thoả thuận với bên thuê mua trong hợp đồng về thời hạn cho thuê mua, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng. Thời hạn cho thuê mua là một khoảng thời gian nhất định theo thoả thuận, được tính trên cơ sở giá trị và thời gian sử dụng nhà, công trình xây dựng, có tính đến các yếu tố kinh tế khác. Thông thường thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm kết thúc hợp đồng thuê mua. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật kinh doanh bất động sản, các bên trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có thể thoả thuận rút ngắn thời hạn chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mua trước khi hết hạn thuê mua.

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thoả thuận trong hợp đồng. Giá thuê mua nhà, công trình xây dựng do các bên thoả thuận. Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, giá thuê mua nhà, công trình xây dựng có thể được hình thành do sự thoả thuận giữa các bên, thông qua đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật. Các bên cũng có thể thoả thuận việc lựa chọn bên thứ ba xác định giá thuê mua nhà, công trình xây dựng. Đối với nhà, công trình thuộc dự án được hưởng ưu đãi của Nhà nước để phục vụ các đối tượng chính sách thì Nhà nước quy định khung giá thuê mua hoặc nguyên tắc hình thành giá thuê mua nhà, công trình xây dựng. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản, các bên có thể lựa chọn và quy định trong hợp đồng phương thức thanh toán tiền thuê mua thông qua các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam hoặc thanh toán trực tiếp cho bên bán. Khi đó bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên thuê mua thanh toán theo đúng phương thức thoả thuận.

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng thuê mua và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. Nội dung thông tin về nhà, công trình xây dựng thuê mua bao gồm: Loại nhà, công trình xây dựng thuê mua; vị trí nhà, công trình xây dựng thuê mua; thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng thuê mua; quy mô, diện tích của nhà, công trình xây dựng thuê mua; đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng thuê mua; thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến nhà, công trình xây dựng thuê mua; tình trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng thuê mua gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản và giấy tờ có liên quan đến việc tạo lập nhà, công trình xây dựng; lịch sử về sở hữu, sử dụng nhà, công trình xây dựng thuê mua; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng thuê mua (nếu có); quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan; và  các thông tin khác.

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra. Đồng thời khi bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có lỗi trong việc gây ra thiệt hại cho bên thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải bồi thường.

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có nghĩa vụ giao nhà, công trình xây dựng đúng thời hạn, chất lượng đã thoả thuận trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng và hướng dẫn sử dụng. Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ giao nhà, bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên thuê mua cung cấp thông tin về tình trạng thực tế của nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua.

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải bảo đảm chất lượng nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thoả thuận của các bên trong hợp đồng. Khi kết thúc thời hạn thuê mua hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng, bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mua.

Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác như lệ phí chứng thực, đăng ký cho thuê mua nhà, công trình xây dựng; thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.v.v...

d) Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhà, công trình xây dựng được phép sở hữu nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam, không phân biệt có đăng ký kinh doanh bất động sản hay không. Khi thuê mua nhà, công trình xây dựng, bên thuê mua có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 36 và Điều 37 Luật kinh doanh bất động sản.

Theo đó, bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo đảm chất lượng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thoả thuận của các bên trong hợp đồng; nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thoả thuận trong hợp đồng; sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua. Khi kết thúc thời hạn thuê mua hoặc trước khi kết thúc thời hạn thuê mua theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng thuê mua. Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có quyền yêu cầu bên cho thuê mua chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng  gắn với quyền sử dụng đất và hồ sơ kèm theo.

Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng cũng có quyền cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng hoặc chuyển nhượng quyền thuê mua nhà, công trình xây dựng cho bên thứ ba nhưng phải được sự đồng ý của bên cho thuê mua. Khi bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có lỗi gây ra thiệt hại, thì bên thuê mua phải bồi thường và cũng phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng.

Trong thời gian thuê mua, bên thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thanh toán tiền cho bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thoả thuận trong hợp đồng; phải bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và các thoả thuận trong hợp đồng; khi cải tạo, sửa chữa, công trình xây dựng phải được sự đồng ý của bên cho thuê mua.

Khi hết hạn thuê theo hợp đồng, bên thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thực hiện các nghĩa vụ của bên mua.


2.5. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

a) Khái niệm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam đất đai thuộc sở hữu toàn dân; Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân và cho phép chuyển quyền sử dụng. Do vậy, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính là việc thực thi quyền của các chủ sử dụng đất trên thực tế. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là việc bên có quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng trên cơ sở thoả thuận và quy định của pháp luật. Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất mà người kinh doanh bất động sản có được có thể do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, do họ nhận chuyển nhượng từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để chuyển nhượng lại kiếm lời. 

Bộ luật dân sự cũng có những quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, những quy định này được áp dụng đối với giao dịch chuyển quyền sử dụng đất mà các bên đều không mục đích kinh doanh bất động sản. Do vậy, khi trong quan hệ chuyển quyền sử dụng đất mà có ít nhất một bên có đăng ký kinh doanh bất động sản thì sẽ ưu tiên áp dụng những quy định tại Luật kinh doanh bất động sản về chuyển quyền sử dụng đất. Đối với những nội dung mà Luật kinh doanh bất động sản không quy định thì sẽ áp dụng quy định tại Bộ luật dân sự.

Việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Thuộc đối tượng được phép kinh doanh; có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; không có tranh chấp; trong thời hạn sử dụng đất; không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì phải có công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

b) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cùng với các công trình hạ tầng trên đất cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng phải trả tiền cho bên chuyển nhượng. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cũng là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán tài sản, theo cách phân chia của Bộ luật dân sự. Khoản 1 Điều 71 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. 

- Các thông tin về đất. 

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

- Phương thức và thời hạn thanh toán. 

- Thời gian giao, nhận đất và hồ sơ kèm theo. 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

- Giải quyết tranh chấp. 

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Về hình thức, khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 127 Luật đất đai, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước.

 c) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất là các doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh bất động sản. Khi chuyển nhượng quyền sử dụng, bên chuyển nhượng quyền sử dụng có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 40 Luật kinh doanh bất động sản.

Theo đó, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên thoả thuận. Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật kinh doanh bất động sản, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng có thể hình thành thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Trong trường hợp giá quyền sử dụng đất chuyển nhượng do Nhà nước quản lý như chuyển quyền sử dụng đất các dự án xây dựng nhà, công trình… thì các bên chỉ được thoả thuận trong phạm vi khung giá đó.

Về thời hạn thanh toán, nếu các bên có thoả thuận thời hạn thanh toán là thời điểm nhất định thì bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên chuyển quyền sử dụng đất theo đúng phương thức đã thoả thuận tại thời điểm đó. Theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản, phương thức thanh toán có thể thông qua các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam hoặc thanh toán trực tiếp cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do các bên thoả thuận.

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng nhận đất theo đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Việc giao nhận đất và hồ sơ có thể thực hiện cùng một thời điểm hoặc ở những thời điểm khác nhau. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc chuyển nhượng bất động sản theo hình thức trả chậm, trả dần thì theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Luật kinh doanh bất động sản, bên chuyển nhượng được bảo lưu quyền sử dụng bất động sản cho đến khi bên nhận chuyển nhượng đã trả đủ tiền và thực hiện các nghĩa vụ khác trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

Khi bên nhận chuyển nhượng có lỗi gây ra cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngược lại, khi bên chuyển nhượng có lỗi gây ra cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì phải có nghĩa vụ bồi thường. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng khi bên chuyển nhượng vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. Thông tin về đất bao gồm loại đất, vị trí, thông tin về quy hoạch có liên quan đến đất, quy mô, diện tích của đất chuyển nhượng; tình trạng pháp lý của đất chuyển nhượng gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan; lịch sử về sử dụng đất; các hạn chế về quyền sử dụng bất đất (nếu có); quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan và các thông tin khác.

Khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên chuyển nhượng phải có nghĩa vụ giao đất cho bên nhận chuyển nhượng theo đúng thoả thuận trong hợp đồng; phải làm thủ tục và giao giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật như nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.v.v...

d) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là các tổ chức, cá nhân mà theo quy định của pháp luật được quyền nhận quyền sử dụng đất, không phân biệt có đăng ký kinh doanh bất động sản hay không. Khi tham gia vào quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 41 Luật kinh doanh bất động sản.

Theo đó, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất  có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được chuyển nhượng và chịu trách nhiệm về thông tin do bên chuyển nhượng cung cấp.

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc chuyển nhượng bất động sản theo hình thức trả chậm, trả dần thì theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Luật kinh doanh bất động sản, bên nhận chuyển nhượng bất động sản được sử dụng bất động sản, và chỉ có quyền sử dụng đất sau khi đã trả đủ tiền và thực hiện các nghĩa vụ khác trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng giao đúng diện tích, hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và thoả thuận khác trong hợp đồng; có quyền khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thoả thuận khác trong hợp đồng; đồng thời phải có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng theo đúng thời hạn và phương thức thanh toán đã thoả thuận trong hợp đồng; có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng khi bên chuyển nhượng vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Khi bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có lỗi gây ra thiệt hại cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bên nhận chuyển nhượng cũng phải bồi thường nếu có lỗi gây ra thiệt hại cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.


2.6. Cho thuê quyền sử dụng đất

a) Khái niệm

Cho thuê quyền sử dụng đất là việc bên cho thuê chuyển giao tài sản cho bên thuê trong một thời hạn nhất định để bên thuê khai thác, sử dụng vào mục đích theo thoả thuận trong hợp đồng, còn bên cho thuê quyền sử dụng đất sẽ được nhận từ bên thuê một khoản tiền theo thoả thuận. Do vậy, khác với quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong quan hệ cho thuê quyền sử dụng đất bên cho thuê không nhất thiết phải là chủ sử dụng quyền sử dụng đất. Bên cho thuê có thể chỉ là người chiếm hữu hợp pháp quyền sử dụng đất đó và được sự đồng ý cho thuê lại của chủ  sử dụng quyền sử dụng đất đó. 

Cũng như đối với việc chuyển quyền sử dụng đất, khoản 1 Điều 39 Luật kinh doanh bất động sản quy định quyền sử dụng đất cho thuê phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Thuộc đối tượng được phép kinh doanh; có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; không có tranh chấp; trong thời hạn sử dụng đất; không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì phải có công trình hạ tầng tương ứng với nội dung và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

b) Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của pháp luật. Có thể coi hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất là một dạng cụ thể của hợp đồng thuê tài sản, theo cách phân chia hợp đồng của Bộ luật dân sự. Điều 72 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng cho quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê quyền sử dụng đất. 

- Các thông tin về quyền sử dụng đất cho thuê. 

- Giá thuê quyền sử dụng đất. 

- Phương thức và thời hạn thanh toán tiền thuê quyền sử dụng đất. 

- Thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất; thời hạn giao, nhận quyền sử dụng đất. 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. 

- Yêu cầu sử dụng và trách nhiệm, cải tạo đất (nếu có)

- Xử lý các tài sản trên đất thuê sau khi chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (nếu có).

- Yêu cầu về tình trạng đất khi trả lại cho bên thuê.

- Giải quyết tranh chấp.

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Ngoài ra, Điều 128 Luật đất đai còn quy định hợp đồng thuê quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước và phải đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

c) Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Bên cho thuê quyền sử dụng đất là tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam có đăng ký kinh doanh bất động sản. Theo quy định tại  Điều 42 Luật kinh doanh bất động sản, bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thoả thuận trong hợp đồng. Về nguyên tắc, bên cho thuê chỉ có quyền cho thuê quyền sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất được ghi trong quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong thời gian cho thuê, bên cho thuê có quyền kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích. Trong trường hợp đất cho thuê có liên quan đến quyền của người thứ ba thì bên cho thuê, cho thuê lại phải có nghĩa vụ báo cho bên thuê biết.

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng khi bên thuê vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn, bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm, thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu các bên con thoả thuận đó là điều kiện để đơn phương chấm dứt, đồng thời có quyền yêu cầu bên thuê hoàn trả đất đang thuê và bồi thường thiệt hại. 

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng. Giá thuê quyền sử dụng đất được hình thành theo sự thoả thuận của các bên hoặc thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khi bên thuê chậm trả tiền thuê quyền sử dụng đất theo thoả thuận thì bên cho thuê có quyền gia hạn. Nếu hết thời hạn đó mà bên thuê không thực hiện nghĩa vụ thì bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, yêu cầu bên thuê hoàn trả đất nếu đó là điều kiện để đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời có quyền yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất trả đủ tiền trong thời gian đã thuê kể cả lãi đối với khoản tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. Thông tin về quyền sử dụng đất cho thuê bao gồm loại đất; vị trí đất; thông tin về quy hoạch có liên quan đến quyền sử dụng đất cho thuê; quy mô, diện tích của đất cho thuê; thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến quyền sử dụng đất cho thuê; giá thuê quyền sử dụng đất; quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan và các thông tin khác.

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có nghĩa vụ giao đất cho bên thuê theo đúng thoả thuận trong hợp đồng. Và khi hết thời hạn thuê bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên thuê giao lại đất đủ diện tích, đúng vị trí, đúng hạng đất, đúng loại đất, đúng tình trạng như đã thoả thuận trong hợp đồng. Trong quá trình bên thuê sử dụng đất, bên cho thuê quyền sử dụng đất có nghĩa vụ kiểm tra, yêu cầu bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích.

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra; đồng thời phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên thuê quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bên cho thuê quyền sử dụng đất cũng phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật như nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.v.v...

d) Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

Tương ứng với các nghĩa vụ và quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất, Điều 43 Luật kinh doanh bất động sản quy định  quyền và nghĩa vụ của bên thuê. Theo đó, bên thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được chuyển nhượng và chịu trách nhiệm về thông tin do bên cho thuê cung cấp.

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên cho thuê giao đất đúng diện tích, hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và thoả thuận khác trong hợp đồng; có quyền khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê theo thời hạn và các thoả thuận trong hợp đồng.

Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên cho thuê miễn, giảm tiền thuê. Bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng khi bên cho thuê vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Bên cho thuê cũng có quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra đồng thời phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên cho thuê quyền sử dụng đất.

Bên cho thuê quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê cho bên cho thuê theo đúng thời hạn và phương thức thanh toán đã thoả thuận trong hợp đồng. Bên thuê đất phải trả đủ tiền thuê đất đúng thời hạn, đúng địa điểm và theo phương thức đã thoả thuận. Trong trường hợp việc sử dụng đất của bên thuê không sinh lợi thì bên thuê vẫn phải trả đủ tiền thuê, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Khi nhận quyền sử dụng đất, bên thuê phải khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thoả thuận khác trong hợp đồng; phải giữ gìn đất, không để đất bị huỷ hoại. Khi hết thời hạn thuê, bên thuê quyền sử dụng đất phải trả lại đất thuê cho bên cho thuê quyền sử dụng đất.


3. Kinh doanh dịch vụ bất động sản

3.1. Môi giới bất động sản

a) Khái niệm

Môi giới bất động sản là việc một người đứng ra chắp nối cho quan hệ giữa các bên tham gia giao dịch bất động sản. Cũng giống như bất kỳ hoạt động môi giới nào khác, môi giới bất động sản là hoạt động trung gian vì người môi giới không trực tiếp tham gia vào quan hệ giao dịch bất động sản mà chỉ chắp nối giữa các bên có nhu cầu giao dịch bất động sản. Hoạt động môi giới bất động sản thực hiện chức năng cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng; cung cấp các sản phẩm là dịch vụ giúp khách hàng thực hiện các giao dịch theo yêu cầu. Luật thương mại xếp hoạt động môi giới vào nhóm các hoạt động trung gian thương mại. Còn Luật kinh doanh bất động sản xếp hoạt động môi giới bất động sản vào nhóm kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Như vậy, môi giới bất động sản là hoạt động dịch vụ trung gian giúp các bên tham gia giao dịch bất động sản trong việc giới thiệu, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng. Môi giới bất động sản có đặc điểm khác với quan hệ đại diện quản lý bất động sản. Nếu như trong quan hệ đại diện quản lý bất động sản, bân quản lý có quyền trực tiếp tham gia vào quan hệ giao dịch bán, cho thuê, thuê mua bất động sản với tư cách là người được uỷ quyền do các bên thoả thuận và điều đó là cần thiết cho các quan hệ này, thì trong quan hệ môi giới bất động sản, người môi giới chỉ đứng giữa một quan hệ giao dịch bất động sản. Anh ta không được tham gia vào quan hệ đó một cách đương nhiên. 

b) Hợp đồng môi giới bất động sản

Hợp đồng môi giới bất động sản là sự thoả thuận giữa tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản với các bên tham gia giao dịch trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua quyền sử dụng đất, nhà, công trình xây dựng và được hưởng thù lao hoặc hoa hồng theo hợp đồng. Hợp đồng môi giới bất động sản là một dạng cụ thể của hợp đồng môi giới thương mại theo quy định của Luật thương mại năm 2005. Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng môi giới bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên môi giới và bên được môi giới.

- Đối tượng và nội dung môi giới.

- Yêu cầu và kết quả dịch vụ môi giới.

- Thời hạn thực hiện môi giới.

- Thù lao môi giới, hoa hồng môi giới.

- Phương thức, thời hạn thanh toán.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Giải quyết tranh chấp.

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng môi giới bất động sản phải được lập thành văn bản. 

d) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân làm dịch vụ môi giới bất động sản phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Để được đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản quy định doanh nghiệp, hợp tác xã phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập thì phải có chứng chỉ môi giới bất động sản và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Khi thực hiện các hoạt động dịch vụ, tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 48 và Điều 49 Luật kinh doanh bất động sản.

Theo đó, người môi giới bất động sản có quyền thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản. Điều 45 Luật kinh doanh bất động sản quy định người môi giới được quyền tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng; cung cấp, thông tin, hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. 

Những nội dung quy định nêu trên về cơ bản thể hiện được bản chất của hoạt động môi giới. Tuy nhiên, quy định tại khoản 2 Điều này về việc người môi giới được quyền đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản lại không thể hiện tính chất trung gian, và do đó nó không nằm trong phạm vi của hoạt động môi giới. Bởi trong quan hệ môi giới, trách nhiệm của người môi giới là phải làm sao để các bên được môi giới đi đến thống nhất thoả thuận ký kết hợp đồng về giao dịch bất động sản. Còn việc thực hiện hợp đồng đã được ký kết giữa những người được môi giới như thế nào thì không phải là trách nhiệm của họ. Để bảo đảm tính khách quan, trung thực trong hoạt động này, tại khoản 3 Điều 44 Luật kinh doanh bất động sản cũng có quy định tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là người môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong mét giao dịch kinh doanh bất động sản. Nghĩa là họ không được làm người môi giới cho chính mình và họ cũng không đương nhiên được coi là một bên thực hiện hợp đồng giao dịch bất động sản mà họ môi giới. Như vậy, xét trên khía cạnh vị trí của nhà môi giới trong quan hệ giao dịch bất động sản thì nhà môi giới chỉ được tham gia vào thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới trong trường hợp có sự uỷ quyền của người được môi giới. Khi đó, giữa người môi giới bất động sản và người được môi giới đã hình thành một quan hệ pháp luật khác với quan hệ môi giới, đó là quan hệ uỷ quyền trong giao dịch bất động sản.

Khoản 2 Điều 48 Luật kinh doanh bất động sản quy định người môi giới bất động sản có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến bất động sản. Thông tin về bất động sản bao gồm: loại bất động sản; vị trí bất động sản; thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ kỹ thuật và xã hội có liên quan đến bất động sản; các hạn chế về quyền sở hữu, sử dụng bất động sản…

Mục đính cuối cùng của những người môi giới bất động sản là nhận được một khoản thù lao từ công việc chắp nối cho các giao dịch bất động sản. Thù lao môi giới là khoản tiền mà người sử dụng dịch vụ môi giới phải trả cho người môi giới khi người môi giới đem đến cho họ một cơ hội giao kết hợp đồng dự định, là biểu hiện cụ thể và sinh động nhất của lợi ích mà người môi giới nhận được khi tham gia làm trung gian cho giao dịch bất động sản. Do vậy, khoản 3 Điều 48 Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng hoặc thù lao môi giới theo thoả thuận trong hợp đồng môi giới bất động sản đã ký với khách hàng. Theo quy định tại Điều 46 và Điều 47 Luật kinh doanh bất động sản, thù lao môi giới do các bên thoả thuận trong hợp đồng về thù lao môi giới. Mức thù lao này không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới. Nghĩa là, tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba. Bên môi giới bất động sản cũng có thể được hưởng khoản tiền hoa hồng môi giới theo tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản hoặc tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá bán bất động sản và giá của người được môi giới đưa ra hoặc một số tiền cụ thể theo thoả thuận trong hợp đồng khi bên được môi giới ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản

Để bảo đảm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất, Luật kinh doanh bất động sản cũng quy định cho phép người môi giới bất động sản được quyền thu thập thông tin về chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản;  lựa chọn tham gia sàn giao dịch bất động sản để cung cấp cho khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất; hoặc thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới. 

Khi bên được môi giới vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng do hai bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật, thì theo quy định tại khoản 6 Điều 48 Luật kinh doanh bất động sản, bên môi giới bất động sản có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng môi giới bất động sản. Bên môi giới bất động sản có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động môi giới bất động sản.

Khi tiến hành hoạt động môi giới, người môi giới bất động sản có các nghĩa vụ quy định tại Điều 49 Luật kinh doanh bất động sản. Theo đó, họ phải thực hiện đúng hợp đồng môi giới bất động sản đã ký kết; cung cấp thông tin về bất động sản được đưa vào kinh doanh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp; hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

Ngoài ra, người môi giới bất động sản cũng có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra và phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


3.2. Định giá bất động sản

a) Khái niệm

Định giá bất động sản là sự ước tính giá trị của bất động sản tại một thời điểm xác định, có cân nhắc đến các đặc điểm của bất động sản cũng như xem xét đến các yếu tố kinh tế của thị trường. Vì vậy, định giá bất động sản là một công việc phức tạp đòi hỏi người làm công việc định giá vừa phải có kiến thức chuyên môn nghề nghiệp vững vàng, vừa phải có sự nhạy cảm đối với thị trường. 

Thông thường, trước khi bất động sản được sử dụng vào một mục đích nhất định như chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, bảo hiểm, cho thuê, góp vốn đều phải được định giá. Việc định giá bất động sản thường do những người có chuyên môn đảm nhận và đó chính là người định giá bất động sản. Nếu bất động sản được đưa ra mua bán thì người định giá sẽ phải đánh giá tài sản đó và tư vấn cho khách hàng nên bán, nên mua ở mức giá trị bao nhiêu bởi vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ. Khoản 2 Điều 51 Luật kinh doanh bất động sản quy định việc định giá bất động sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng của bất động sản và thị trường tại thời điểm định giá.

Như vậy, định giá bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm nhất định được tiến hành bởi tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh. Khi thực hiện công việc này người định giá sẽ xem xét những người có khả năng mua bán, chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm định giá và các loại tài sản có thể thay thế cho tài sản này. Dựa trên sự cạnh tranh của những người mua, người chuyển nhượng, người bán, người nhận chuyển nhượng tiềm năng, người định giá sẽ ước lượng được mức giá bán tài sản đó.

b) Hợp đồng định giá bất động sản

Hợp đồng định giá bất động sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên làm dịch vụ định giá bất động sản tiến hành việc tư vấn, xác định giá của bất động sản tại một thời điểm nhất định và bên có yêu cầu phải trả chi phí cho hoạt động đó. Hợp đồng định giá bất động sản là một dạn cụ thể của hợp đồng dịch vụ theo cách phân loại của Bộ luật dân sự và Luật thương mại. Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng định giá bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của tổ chức định giá và bên có yêu cầu định giá.

- Bất động sản được định giá.

- Thời hạn và tiến độ thực hiện.

- Giá dịch vụ định giá.

- Phương thức, thời hạn thanh toán.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Giải quyết tranh chấp.

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Về hình thức, theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng định giá bất động sản phải được lập thành văn bản. 

c) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã định giá bất động sản

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và phải có đăng ký kinh doanh. Muốn vậy, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ định giá bất động sản.

Điều 53 Luật kinh doanh bất động sản quy định doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến bất động sản làm cơ sở cho việc định giá; thu thập thông tin về chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản; yêu cầu khách hàng trả tiền dịch vụ theo thoả thuận. Tiền dịch vụ định giá bất động sản do các bên thoả thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp các bên không có thoả thuận, thì doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản có quyền căn cứ vào khoản 2 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản để yêu cầu khách hàng thanh toán tiền dịch vụ theo giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm ký hợp đòng và địa điểm thực hiện việc định giá bất động sản.

Doanh nghiệp, hợp tác xã cũng có quyền thuê doanh nghiệp, hợp tác xã khác có đăng ký kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản thực hiện việc định giá bất động sản trong phạm vi hợp đồng với khách hàng nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả định giá. 

Khi khách hàng vi phạm điều kiện đơn phương chấm dứt hoặc huỷ hợp đồng do hai bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền đơn phương chấm dứt hoặc huỷ bỏ hợp đồng định giá bất động sản.

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có nghĩa vụ thực hiện thoả thuận theo hợp đồng định giá bất động sản với khách hàng. Họ phải giao chứng thư định giá bất động sản cho khách hàng và chịu trách nhiệm về chứng thư đó. Chứng thư định giá bất động sản là văn bản thể hiện kết quả định giá bất động sản do tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản lập theo yêu cầu của khách hàng. Điều 52 Luật kinh doanh bất động sản quy định chứng thư định giá bất động sản gồm những nội dung sau đây: Bất động sản được định giá; vị trí, quy mô bất động sản; tính chất và thực trạng của bất động sản; thực trạng pháp lý của bất động sản; các hạn chế của bất động sản; phương pháp định giá bất động sản; thời điểm định giá bất động sản; các nội dung khác. Chứng thư định giá bất động sản là căn cứ để các bên tham khảo khi đàm phán và quyết định giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản. Chứng thư định giá bất động sản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, 02 bản giao cho khách hàng, 01 bản lưu tại tổ chức, cá nhân định giá bất động sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; lưu trữ hồ sơ, tài liệu về định giá bất động sản; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra và phải thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.


3.3. Sàn giao dịch bất động sản

a) Khái niệm

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản. Việc thành lập sàn giao dịch bất động sản là hình thành một sân chơi tập trung, công khai, bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản. 

Về bản chất, sàn giao dịch bất động sản là nơi giao dịch, cung cấp, trao đổi thông tin của những người có nhu cầu giao dịch về bất động sản như giới thiệu người có nhu cầu thuê, cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; giới thiệu địa điểm đầu tư, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, các thông tin khác về đất đai và tài sản gắn liền với đất.... Điều 58 Luật kinh doanh bất động sản quy định sàn giao dịch bất động sản là nơi tiến hành giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản và quản lý bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Khoản 1 Điều 59 Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản được thành lập sàn giao dịch bất động sản hoặc thuê sàn giao dịch bất động sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và  Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp, hợp tác xã muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dich jvụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ định giá bất đọng sản; có quy chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ. 

b) Quyền và nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản 

Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải là người đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ. Khi tiến hành quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, người quản lý, điều hành có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 60 và Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản. 

Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản có quyền quản lý, điều hành hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Trong quá trình đó, họ phải bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh; đồng thời có quyền chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Người quản lý, điều hành có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin có liên quan đến bất động sản theo quy định của pháp luật; yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu về bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản; có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp.

Họ có quyền thu tiền dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản; yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi có lỗi gây thiệt hại cho họ.

Khi thực hiện việc quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, người quản lý, điều hành phải có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; bảo đảm để sàn giao dịch bất động sản hoạt động đúng nội dung đã đăng ký; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

d) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản 

Người tham gia sàn giao dịch bất động sản có thể là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, không cần phải có đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản. Khi tham gia sàn giao dịch bất động sản,  tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin có liên quan đến bất động sản; yêu cầu cung cấp các dịch vụ đến bất động sản. Khi sàn giao dịch bất động sản có lỗi và gây ra thiệt hại thì họ có quyền yêu cầu bồi thường.

Đồng thời, khi tham gia sàn giao dịch bất động sản tổ chức, cá nhân phải  thực hiện Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; trả tiền dịch vụ cho sàn giao dịch bất động sản và phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra (nếu có).


3.4. Tư vấn bất động sản

a) Khái niệm

Tư vấn bất động sản là việc cung cấp những lời khuyên độc lập, có giá trị, hướng dẫn xác đáng và thông báo những phán đoán về các vấn đề khác nhau của bất động sản bao gồm cả việc mua bán, sử dụng, đầu tư, tín dụng bất động sản.  Về bản chất, tư vấn bất động sản cũng là một hoạt động dịch vụ. ở đó, người tư vấn sẽ nỗ lực trang bị cho khách hàng của mình những ý kiến đáng giá để lựa chọn hướng tốt nhất trong các loại hình hoạt động. 

Khoản 2 Điều 63 Luật kinh doanh bất động sản quy định tư vấn bất động sản gồm tư vấn pháp lý về bất động sản; tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản; tư vấn về tài chính bất động sản; tư vấn về giá bất động sản; tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; và tư vấn về các nội dung khác liên quan đến bất động sản. 

Mỗi nghiệp vụ tư vấn trên tự thân nó đã là một công việc kinh doanh. Tuy nhiên, để thực sự có khả năng, một cá nhân hoạt động ở bất kỳ công đoạn nghiệp vụ nào cũng phải có tối thiểu kiến thức về tất cả các nghiệp vụ nói trên. Theo quy định tại khoản 2 điều 8 Luật kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã và phải đăg ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Song khác với hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới, định giá hay sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp, hợp tác xã khi kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản không phải áp ứng điều kiện nào về con người do Luật kinh doanh bất động sản đặt ra.

b) Hợp đồng tư vấn bất động sản

Hợp đồng tư vấn bất động sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tư vấn bất động sản tiến hành việc cung cấp những lời khuyên, hướng dẫn và thông báo những phán đoán về các vấn đề có liên quan đến bất động sản, còn bên sử dụng dịch vụ tư vấn phải trả chi phí. Điều 76 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng tư vấn bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên tư vấn và bên yêu cầu tư vấn.

- Nội dung, phạm vi tư vấn.

- Thời hạn, tiến độ thực hiện dịch vụ tư vấn.

- Giá dịch vụ tư vấn.

- Phương thức, thời hạn thanh toán.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Giải quyết tranh chấp.

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Về hình thức, theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng đấu giá bất động sản phải được lập thành văn bản. 

c) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tư vấn bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản không có quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tư vấn bất động sản. Tại khoản 3 Điều 63 Luật này chỉ quy định nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá dịch vụ tư vấn do các bên thoả thuận trong hợp đồng. Như vậy, đối với vấn đề tư vấn bất động sản, các bên có thể thoả thuận về các quyền và nghĩa vụ có liên quan mà họ thấy cần thiết. Khi các bên không có sự thoả thuận thì việc xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tư vấn bất động sản phải dựa vào các quy định của pháp luật tương ứng. Ví dụ như khi các bên trong hợp đồng có thoả thuận về việc tư vấn pháp lý, tư vấn hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản thì quyền và nghĩa vụ của họ được xác định theo các quy định về tư vấn pháp luật; khi các bên có thoả thuận về việc tư vấn đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản thì quyền và nghĩa vụ của họ được xác định theo các văn bản về tư vấn đầu tư; và khi có thoả thuận về việc tư vấn tài chính, tư vấn về giá bất động sản thì quyền và nghĩa vụ của họ được xác định theo các văn bản về tư vấn tài chính ví dụ Thông tư số 36/2006/TT-BTC ngày 28/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất.


3.5. Đấu giá bất động sản

a) Khái niệm

Đấu giá bất động sản là việc bán, chuyển nhượng bất động sản công khai để chọn người mua, nhận chuyển nhượng bất động sản trả giá cao nhất theo thủ tục đấu giá tài sản. Trong nền kinh tế thị trường việc bán, chuyển nhượng, bất động sản qua đấu giá là sự thể hiện việc tự do cam kết thoả thuận trong quan hệ mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Qua việc đấu giá, giá của bất động sản sẽ được hình thành đúng với giá trị và nhu cầu của thị trường. 

Về bản chất, hoạt động dịch vụ đấu giá bất động sản cũng là một hoạt động thương mại của các thương nhân. Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Như vậy, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản thực hiện việc đấu giá bất động sản theo hợp đồng thoả thuận với các tổ chức, cá nhân có bất động sản. Khi thực hiện việc đấu giá bất động sản, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ đấu giá phải tuân theo quy định của pháp luật về đấu giá.

b) Hợp đồng đấu giá bất động sản

Hợp đồng đấu giá bất động sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên làm dịch vụ đấu giá tiến hành tổ chức đấu giá để chọn người mua, người nhận chuyển nhượng bất động sản, còn bên thuê dịch vụ đấu giá có nghĩa vụ trả phí cho bên làm dịch vụ đấu giá theo thoả thuận. Hợp đồng đấu giá bất động sản được coi là một dạng cụ thể của hợp đồng đấu giá hàng hoá theo quy định của Luật thương mại. Điều 77 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng đấu giá bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá và bên yêu cầu đấu giá bất động sản.

- Đối tượng được đấu giá. 

- Thời gian, địa điểm đấu giá, hình thức đấu giá.

- Giá khởi điểm của bất động sản được đem đấu giá.

- Thời hạn, tiến độ thực hiện.

- Giá dịch vụ đấu giá.

- Phương thức, thời hạn thanh toán.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Giải quyết tranh chấp.

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Về hình thức, khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng đấu giá bất động sản phải được lập thành văn bản. 

c) Quyền và nghĩa vụ của bên làm dịch vụ đấu giá bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản không quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đấu giá bất động sản. Tại khoản 5 Điều 64 Luật này chỉ quy định quyền và nghĩa vụ do các bên thoả thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, nếu coi đấu giá bất động sản là một dạng cụ thể của đấu giá hàng hoá thì có thể căn cứ vào quy định Luật thương mại để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp họ không có thoả thuận về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng. 

Để thực hiện được việc đấu giá bất động sản, theo quy định tại Điều 189 Luật Thương mại, bên làm dịch vụ đấu giá bất động sản có quyền yêu cầu bên thuê đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến bất động sản đấu giá, tạo điều kiện cho tổ chức đấu giá hoặc người tham gia đấu giá kiểm tra bất động sản đấu giá.

Bên làm dịch vụ đấu giá bất động sản có quyền tổ chức cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá; nhưng phải tổ chức đấu giá bất động sản theo phương thức đã thoả thuận với người thuê đấu giá bất động sản. Các bên có thể căn cứ vào khoản 3 Điều 64 Luật kinh doanh bất động sản để lựa chọn hình thức đấu giỏ bằng bỏ phiếu, trực tiếp bằng lời nói, bằng các hình thức khác do pháp luật quy định hoặc các bên thoả thuận. 

Khi việc đấu giá thành công, bên làm dịch vụ đấu giá có quyền yêu cầu người mua thực hiện việc thanh toán tiền mua, tiền chuyển nhượng bất động sản. Thời điểm thanh toán tiền mua, tiền chuyển nhượng bất động sản do bên tổ chức đấu giá bất động sản và người mua, nhận chuyển nhượng bất động sản đấu giá thoả thuận. Bên làm dịch vụ đấu giá cũng có quyền thoả thuận với bên mua, nhận chuyển nhượng bất động sản về địa điểm thanh toán tiền mua, tiền nhận chuyển nhượng bất động sản. 

Khoản 4 Điều 64 Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản phải công bố công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin về bất động sản trong bản niêm yết đấu giá do tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng bất động sản cung cấp. Riêng đối với trường hợp bất động sản là đối tượng cầm cố, thế chấp thì theo quy định tại Điều 195 Luật Thương mại, đồng thời với việc niêm yết đấu giá hàng hoá, bên làm dịch vụ tổ chức đấu giá bất động sản phải có nghĩa vụ thông báo cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày trước khi tiến hành đấu giá.

Khi tiến hành đấu giá bất động sản, bên làm dịch vụ tổ chức đấu giá phải lập văn bản đấu giá bất động sản và gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các bên có liên quan. Trường hợp đấu giá thành công thì theo quy định tại khoản 6 Điều 190 Luật Thương mại, bên tổ chức đấu giá phải giao bất động sản đấu giá cho người mua, nhận chuyển nhượng phù hợp với hợp đồng cung ứng dịch vụ đấu giá. Theo quy định tại Điều 210 Luật Thương mại, địa điểm giao bất động sản là nơi có bất động sản đó. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 206 Luật Thương mại, bên tổ chức đấu giá và bên bán, chuyển nhượng bất động sản phải có nghĩa vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản cho người mua, người nhận chuyển nhượng. Khi tiến hành đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với bất động sản thì văn bản đấu giá bất động sản được dùng làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

Khi việc đấu giá bất động sản thành công, bên tổ chức đấu giá phải thanh toán cho người bán, chuyển nhượng bất động sản tiền đã bán, kể cả khoản tiền chênh lệch thu được từ người rút lại giá đã trả hoặc trả lại bất động sản không bán được cho người bán theo thoả thuận theo quy định tại Điều 204 Luật này. Trường hợp các bên không có thoả thuận thì thanh toán tiền cho người bán hàng chậm nhất là 3 ngày sau khi nhận được tiền của người mua hoặc phải trả lại ngay bất động sản trong thời hạn hợp lý sau cuộc bán đấu giá.

d) Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ đấu giá bất động sản

Bên thuê dịch vụ tổ chức đấu giá bất động sản có các quyền như thoả thuận  trong hợp đồng với bên làm dịch vụ đấu giá bất động sản. Trường hợp các bên không có thoả thuận khác thì theo quy định tại Điều 191 Luật Thương mại, bên thuê dịch vụ tổ chức đấu giá bất động sản có quyền nhận tiền đã bán bất động sản và khoản chênh lệch thu được trong trường hợp cuộc đấu giá không thành quy định tại Điều 204 của Luật này hoặc nhận lại bất động sản trong trường hợp đấu giá không thành. Nếu bên thuê dịch vụ và bên làm dịch vụ đấu giá bất động sản có thoả thuận về việc bên thuê dịch vụ đấu giá nhận tiền trực tiếp từ bên mua, nhận chuyển nhượng bất động sản thì bên thuê dịch vụ tổ chức đấu giá bất động sản có quyền nhận tiền đã bán bất động sản đấu giá từ người mua, người nhận chuyển nhượng bất động sản. 

 Bên thuê dịch vụ tổ chức đấu giá bất động sản có quyền giám sát việc tổ chức bán đấu giá bất động sản. Việc giám sát của bên thuê dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá ở đây là để xem bên làm dịch vụ có thực hiện đúng như thoả thuận trong hợp đồng, đúng pháp luật về đấu giá hay không.

Để bảo đảm cho bên làm dịch vụ đấu giá thực hiện công việc thoả thuận, bên thuê dịch vụ đấu giá phải có nghĩa vụ tạo điều kiện để bên tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá xem xét bất động sản và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến bất động sản đấu giá.

Bên thuê dịch vụ cũng phải có nghĩa vụ trả phí dịch vụ đấu giá theo thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp các bên không có thoả thuận thì theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, giá dịch vụ đấu giá bất động sản được xác định căn cứ vào giá trị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm ký hợp đồng và địa điểm thực hiện việc đấu giá bất động sản. Trường hợp việc đấu giá bất động sản không thành thì căn cứ vào khoản 2 Điều 211 Luật thương mại,  bên làm dịch vụ đấu giá bất động sản được hưởng thù lao bằng 50% của mức thù lao mà đáng lẽ họ sẽ được hưởng theo quy định. 


3.6. Quảng cáo bất động sản

a) Khái niệm

Luật kinh doanh bất động sản không quy định cụ thể thế nào là quảng cáo bất động sản. Nhưng nếu coi dịch vụ quảng cáo bất động sản cũng là một hoạt động thương mại thì quảng cáo bất động sản là việc tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản thực hiện việc quảng cáo bất động sản cho các tổ chức, cá nhân về bất động sản. 

Như vậy, về bản chất hoạt động quảng cáo bất động sản là một hoạt động dịch vụ thương mại của các thương nhân. Bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản. Còn bên thuê dịch vụ quảng cáo bất động sản có thể là bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có nhu cầu quảng cáo bất động sản. Luật kinh doanh bất động sản quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b) Hợp đồng quảng cáo bất động sản 

Hợp đồng quảng cáo bất động sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản tiến hành quảng cáo về bất động sản do bên thuê quảng cáo và được hưởng một khoản tiền nhất định từ việc quảng cáo đó. Điều 78 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng quảng cáo bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên kinh doanh dịch vụ quảng cáo và bên yêu cầu quảng cáo bất động sản. 

- Đối tượng được quảng cáo.

- Hình thức, nội dung, phạm vi, phương tiện quảng cáo bất động sản.

- Địa điểm, thời gian, thời lượng quảng cáo bất động sản.

- Giá dịch vụ quảng cáo. 

- Phương thức, thời hạn thanh toán.

-Quyền và nghĩa vụ của các bên.

-Giải quyết tranh chấp.

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Về hình thức, theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng định giá bất động sản phải được lập thành văn bản. 

c) Quyền và nghĩa vụ của bên làm dịch vụ  quảng cáo bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản không quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quảng cáo bất động sản. Tại khoản 3 Điều 65 Luật này chỉ quy định quyền và nghĩa vụ do các bên thoả thuận trong hợp đồng. Như vậy, trong trường hợp không có thoả thuận về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thì có thể căn cứ vào quy định Luật thương mại để xác định quyền và nghĩa vụ của họ. 

Bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản là các doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản. Theo quy định tại các Điều 113 và Điều 114 Luật thương mại, bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản phải tuân thủ sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo bất động sản về người phát hành quảng cáo, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời hạn quảng cáo. Sự tuân thủ đó được thể hiện bằng các cam kết trong hợp đồng. Tất nhiên, khi ký kết hợp đồng với bên thuê quảng cáo bất động sản, những nội dung mà bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản cam kết thực hiện phải phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép sử dụng phương tiện quảng cáo. Bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản không được ký kết hợp đồng vượt quá phạm vi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép sử dụng phương tiện quảng cáo. 

Bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản cũng có quyền yêu cầu bên thuê quảng cáo cung cấp thông tin về bất động sản một cách trung thực, chính xác và theo đúng thời hạn thoả thuận, đồng thời thực hiện dịch vụ quảng cáo theo thoả thuận trong hợp đồng về thời gian, phương tiện, thời điểm, đối tượng.... Thông tin quảng cáo trung thực, chính xác nghĩa là những thông tin đó không làm sai lệch đối với bất động sản quảng cáo.

Khi thực hiện việc quảng cáo bất động sản theo thoả thuận, bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản cũng phải tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác theo thông tin mà bên thuê quảng cáo bất động sản đã cung cấp. Một khi làm dịch vụ quảng cáo bất động sản đã tiến hành quảng cáo theo đúng thông tin mà bên thuê quảng cáo bất động sản đã cung cấp thì theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Thương mại, họ không phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản có quyền hưởng phí dịch vụ quảng cáo bất động sản theo thoả thuận. Phí dịch vụ quảng cáo bất động sản là khoản tiền mà bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản được hưởng từ việc thực hiện quảng cáo bất động sản theo thoả thuận do bên thuê quảng cáo bất động sản trả. Phí dịch vụ quảng cáo bất động sản có thể được tính bằng một khoản tiền nhất định theo thời gian quảng cáo hoặc theo từng đợt quảng cáo tuỳ thuộc vào sự thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp các bên không có thoả thuận thì theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, phí dịch vụ đấu giá bất động sản được xác định căn cứ vào giá trị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm ký hợp đồng và địa điểm thực hiện việc đấu giá bất động sản. 

d) Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo bất động sản

Bên thuê quảng cáo bất động sản có các quyền như thoả thuận  trong hợp đồng với bên kinh doanh dịch vụ quảng cáo bất động sản. Trường hợp các bên không có thoả thuận khác thì theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Luật thương mại, bên thuê quảng cáo bất động sản có quyền lựa chọn người phát hành quảng cáo, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi, thời gian quảng cáo bất động sản. Người phát hành quảng cáo là người trực tiếp phát hành các sản phẩm quảng cáo. Sản phẩm quảng cáo bao gồm những thông tin bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại. Bên thuê quảng cáo có quyền thoả thuận với bên làm dịch vụ quảng cáo trong hợp đồng về sản phẩm quảng cáo. 

Khoản 2 Điều 65 Luật kinh doanh bất động sản quy định quảng cáo bất động sản được thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương tiện khác. Theo quy định tại Điều 106 Luật thương mại, phương tiện quảng cáo gồm các phương tiện thông tin đại chúng; các phương tiện truyền tin; các loại xuất bản phẩm; các loại bảng, biển, bằng, pa-nô, áp phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác; và các phương tiện quảng cáo khác.

Nếu các bên không có thoả thuận nào khác thì bên thuê quảng cáo bất động sản phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về bất động sản cho bên kinh doanh dịch vụ quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin này. Yêu cầu về tính trung thực, chính xác trong thông tin quảng cáo thể hiện ở chỗ thông tin về bất động sản phải đúng thực tế khách quan.

Bên thuê quảng cáo cũng có quyền kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo bất động sản, và đồng thời phải có nghĩa vụ trả phí dịch vụ cho bên làm dịch vụ quảng cáo bất động sản theo thoả thuận trong hợp đồng.


3.7. Quản lý bất động sản

a) Khái niệm

Trong thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản cũng được coi là một nghề. Tại khoản 11 Điều 4 Luật kinh doanh bất động sản quy định dịch vụ quản lý bất động sản là hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản được chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng bất động sản uỷ quyền thực hiện việc bảo quản, giữ gìn, trông coi, vận hành, khai thác bất động sản theo hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.

Như vậy, bản chất của hoạt động dịch vụ quản lý bất động sản là bên có bất động sản uỷ quyền cho bên kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản là doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản trong việc bảo quản, giữ gìn, trông coi, vận hành, khai thác bất động sản. Khi đó, trách nhiệm cơ bản của bên quản lý bất động sản là bảo đảm khai thác có hiệu quả bất động sản cho bên có bất động sản. Bên quản lý bất động sản có thể phải chịu trách nhiệm trong việc thu hút người thuê mướn, thu hồi các khoản tiền thanh toán, quản lý, bảo trì bất động sản… 

b) Hợp đồng quản lý bất động sản 

Việc quản lý bất động sản được thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng quản lý bất động sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên quản lý bất động sản có nghĩa vụ thực hiện công việc bảo quản, giữ gìn, trông coi, vận hành, khai thác bất động sản nhân danh bên thuê quản lý bất động sản, còn bên thuê quản lý bất động sản trả phí dịch vụ theo thoả thuận. Hợp đồng quản lý bất động sản là một dạng cụ thể của hợp đồng uỷ quyền theo cách phân loại hợp đồng của Bộ luật dân sự. Điều 79 Luật kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng quản lý bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của bên quản lý và bên thuê quản lý bất động sản. 

- Bất động sản được quản lý.

- Nội dung và phạm vi quản lý bất động sản. 

- Yêu cầu đối với bên quản lý bất động sản.

- Giá dịch vụ quản lý.

- Phương thức, thời hạn thanh toán.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Thời hạn thực hiện hợp đồng.

- Giải quyết tranh chấp.

- Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định..

Về hình thức, theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng quản bất động sản phải được lập thành văn bản. 

c) Quyền và nghĩa vụ của bên quản lý bất động sản

Bên quản lý bất động sản là doanh nghiệp, hợp tác xã có đăng ký kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản. Tại khoản 3 Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản chỉ quy định quyền và nghĩa vụ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng tại. Do vậy, khi các bên không có thoả thuận nào khác thì những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng uỷ quyền quy định tại Bộ luật dân sự được áp dụng. 

Bên quản lý bất động sản có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 584 và Điều 585 Bộ luật dân sự. Theo đó, họ được trả phí dịch vụ, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc quản lý bất động sản theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng quản lý bất động sản không có quy định thì căn cứ vào khoản 2 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, việc xác định giá căn cứ vào thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm ký hợp đồng và địa điểm thực hiện dịch vụ.

Bên quản lý bất động sản có nghĩa vụ thực hiện công việc quản lý bất động sản theo hợp đồng và báo cho bên thuê quản lý về việc thực hiện công việc đó. Theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản, nội dung quản lý bất động sản bao gồm: Bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản; cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản; thực hiện bảo trì, sửa chữa bất động sản; quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng công năng, thiết kế và hợp đồng; thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo uỷ quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản. Tuy nhiên, bên quản lý bất động sản chỉ được thực hiện những hành vi trong phạm vi thoả thuận đã được ghi trong hợp đồng quản lý bất động sản.

Khi thực hiện việc quản lý bất động sản, bên quản lý bất động sản không được nhân danh mình, mà phải nhân danh người thuê quản lý bất động sản. Bên quản lý bất động sản chỉ được thực hiện những hành vi trong phạm vi ủy quyền đã được ghi trong hợp đồng quản lý bất động sản. Để bảo đảm sự khách quan, vô tư của công việc ủy quyền, khoản 5 Điều 144 Bộ luật dân sự cũng quy định người được ủy quyền không được thực hiện những hành vi pháp lý đã được ủy quyền với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Khi thực hiện việc quản lý bất động sản, bên quản lý bất động sản phải có nghĩa vụ thông báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền khi thực hiện công việc được ủy quyền. Nếu có việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền, người được ủy quyền cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho người đó biết. Nếu bên quản lý bất động sản không thông báo về phạm vi ủy quyền, mà trong quá trình giao dịch, người đó thực hiện vượt quá phạm vi ủy quyền thì theo quy định tại Điều 146 Bộ luật dân sự, giao dịch đó không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với người thuê quản lý bất động sản. 

Bên quản lý bất động sản có quyền yêu cầu bên thuê quản lý bất động sản cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền, đồng thời phải có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện ủy quyền; giữ gìn bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền; giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nếu có vi phạm các nghĩa vụ, thì bên quản lý bất động sản phải bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra. Ngoài ra theo quy định tại khoản 3 Điều 146 Bộ luật Dân sự, khi bên quản lý bất động sản và người giao dịch với bên quản lý bất động sản cố ý xác lập, thực hiện giao dịch bất động sản vượt quá thẩm quyền mà gây thiệt hại cho người thuê quản lý bất động sản, thì phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.

Trong quá trình thực hiện, nếu được bên thuê quản lý bất động sản đồng ý hoặc pháp luật có quy định, thì bên quản lý bất động sản được quyền uỷ quyền lại cho người thứ ba. 

d) Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quản lý bất động sản

Bên thuê quản lý bất động sản là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào uỷ quyền cho bên quản lý bất động sản thực hiện việc bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua, bảo trì, sửa chữa bất động sản… Trong trường hợp các bên không có thoả thuận nào khác thì bên thuê quản lý bất động sản có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 586 và Điều 587 Bộ luật dân sự.

Theo đó, bên thuê quản lý bất động sản phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để bên quản lý bất động sản thực hiện hành vi pháp lý đã được ủy quyền. Khi hợp đồng hết thời hạn, công việc đã hoàn thành thì bên thuê quản lý bất động sản có quyền yêu cầu bên quản lý bất động sản giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền. Nếu trong hợp đồng quản lý bất động sản các bên có quyền thoả thuận về việc phân chia tài sản, lợi ích thu được từ việc quản lý bất động sản, thì việc xử lý tài sản, lợi ích thu được từ sẽ theo thoả thuận đó.

Bên thuê quản lý bất động sản cũng có quyền yêu cầu bên quản lý bất động sản thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền theo thời gian, địa điểm, phương tiện mà các bên đã thoả thuận.

Do tính chất của hợp đồng quản lý bất động sản là người quản lý bất động sản làm thay công việc của người thuê quản lý bất động sản, cho nên người đó chỉ được thực hiện những hành vi pháp lý trong phạm vi mình được ủy quyền. Nếu trong quá trình thực hiện công việc, bên quản lý bất động sản thực hiện những hành vi vượt quá hoặc không được quy định trong phạm vi ủy quyền, thì bên thuê quản lý bất động sản chỉ phải chịu trách nhiệm về những cam kết do bên quản lý bất động sản thực hiện trong phạm vi ủy quyền, ngoài ra họ không chịu trách nhiệm về những hành vi pháp lý của bên quản lý bất động sản không thuộc phạm vi ủy quyền. 

Người thuê quản lý bất động sản phải có nghĩa vụ thanh toán các chi phí hợp lý mà bên quản lý bất động sản đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả phí cho bên quản lý bất động sản theo thoả thuận. 

Khi bên quản lý bất động sản vi phạm nghĩa vụ thoả thuận thì bên thuê quản lý bất động sản có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp việc vi phạm nghĩa vụ đó mà gây ra thiệt hại cho bên thuê quản lý bất động sản, thì bên thuê quản lý bất động sản có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

PHẦN III

PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA MỘT SỐ NƯỚC


1. Campuchia

 Chỉ những cá nhân hoặc thể nhân có quốc tịch Khơ-me mới có quyền sở hữu đất đai. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với bất động sản trên toàn quốc là: Bộ Quản lí đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng.

Hoạt động mua bán bất động sản được điều chỉnh bởi Luật Đất đai 2001, cụ thể như sau:

+ Phạm vi: bao gồm tất cả đất đai, nhà cửa và công trình xây dựng trên lãnh thổ quốc gia.

+ Những bộ phận cấu thành của thị trường bất động sản: chủ tài sản và người mua hoặc chủ nợ, các quan chức địa chính của quận/thành phố và các công ty bất động sản

+ Vai trò của nhà nước trong hoạt động mua bán bất động sản: xác nhận sở hữu, đảm bảo và kiểm soát các hoạt động mua bán bất động sản.

+ Phân loại bất động sản: Bất động sản được phân thành 2 loại: tài sản công và tài sản tư nhân, 2 loại này lại tiếp tục được chia thành 3 loại bất động sản: Bất động sản tự nhiên, bất động sản theo mục đích sử dụng, bất động sản do luật quy định.

+ Các loại bất động sản được phép mua bán: bất động sản thuộc sở hữu tư nhân và bất động sản riêng của Nhà nước. Bất động sản công của Nhà nước không được phép mua bán, chuyển nhượng.

+ Hợp đồng mua bán bất động sản: được làm ở dạng văn bản theo hình thức đúng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và đăng kí với cơ quan địa chính.

+ Thuê nhà, căn hộ và các tài sản khác.

+ Quy định về mua bán đất đai hoặc mua bán giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chi phí liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có bảng).

+ Thế chấp bất động sản: chỉ những bất động sản được đăng kí tại cơ quan đất đai có thẩm quyền mới có thể được thế chấp theo hợp đồng

+ Bán đấu giá bất động sản: chưa có quy định

+ Môi giới bất động sản: theo hợp đồng

+ Tư vấn bất động sản: chưa có quy định, phụ thuộc vào luật sư

+ Đánh giá bất động sản: chưa có quy định

+ Các quy định về mua bán bất động sản có yếu tố nước ngoài: các thể nhân nước ngoài không có quyền sở hữu đất đai. Nhưng có quyền thuê bất động sản.

+ Đăng kí bất động sản: rất cụ thể trong tài liệu

+ Quảng cáo việc mua bán bất động sản: chi phí dịch vụ 4 USD/m2

2.Inđônêxia

Khái niệm bất động sản đề cập tới đất và bất cứ tài sản gì gắn với đất. Khung pháp lí đối với bất động sản là hệ thống Luật đất đai số 5 ban hành năm 1960 được gọi là Luật ruộng đất cơ bản (BAL), 

Phạm vi của Luật kinh doanh BĐS:

+ Thành phần của thị trường bất động sản: gồm nhiều thành phần như người xây dựng (người bán) và một số cơ quan dịch vụ thực hiện các hoạt động như tiếp thị, quảng cáo, quản lí nhà đất, dịch vụ môi giới. Đây là những cơ quan trực tiếp tham gia vào kinh doanh bất động sản. Một thành phần khác là các cơ quan tài chính như ngân hàng (cho vay vốn để xây dựng) và cơ quan bảo hiểm (cho cả việc xây dựng và người sử dụng các tiện ích đó)

+ Vai trò của NN trong kinh doanh bất động sản: điều chỉnh (ban hành Luật và quy định để quản lí hoạt động kinh doanh bất động sản như Luật đất đai, Luật nhà ở và khu định cư,...) và tham gia kinh doanh (qua các doanh nghiệp nhà nước..)
 
Phân loại bất động sản: nhà dân cư (nhà xây trên đất và chung cư, nhà cao, nhà liền kề...) và nhà phục vụ cho các mục đích khác (khu công nghiệp, khu du lịch và khu siêu thị...)

+ Những loại bất động sản đủ điều kiện để kinh doanh: tất cả các loại bất động sản trên. Khả năng kinh doanh bất động sản sẽ xem xét theo hướng của thị trường (trong nước và nước ngoài) và vị trí hợp pháp của người mua (người hoặc một thực thể).

+ Hợp đồng mua bán bất động sản: theo Luật hợp đồng dựa trên bộ luật Dân sự sẽ điều chỉnh hợp đồng mua bất động sản.

+ Bán đấu giá bất động sản (tương đương bán chuyển nhượng quyền sở hữu): việc này được khuyến khích để đảm bảo mức giá cao nhất thông qua quảng cáo, đấu giá công khai và cạnh tranh, và đem lại lợi nhuận cho cả bên vay và bên nợ. Việc đấu giá do cơ quan đấu giá Nhà nước (văn phòng đấu giá) thực hiện.

+ Môi giới bất động sản: dựa trên hợp đồng môi giới

+ Tư vấn kinh doanh bất động sản: giúp khách hàng đánh giá và xác định giá trị và xu hướng bất động sản, hiểu những chi phí cần thiết, cách xử lí vấn đề trong khi xây dựng và kế hoạch hỗ trợ, đặc biệt là cách đáp ứng nhu cầu của mình qua những gợi y về các vấn đề bất động sản công nghiệp và thương mại. Hoạt động này được quy định trong Luật dịch vụ xây dựng (đạo luật số 18 năm 1999).

+ Yêu cầu đối với các chủ thể nước ngoài và trong nước trong kinh doanh bất động sản: xác định chủ sở hữu đất (là công dân Inđônêxia, các cơ quan pháp luật được thành lập theo Luật Inđônêxia-kể cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan chính phủ, cơ quan xã hội và tôn giáo, những người nước ngoài định cư ở Inđônêxia, các công ty nước ngoài có văn phòng đại diện ở Inđônêxia, đại diện của các nước-Sứ quán và lãnh sự, đại diện các tổ chức quốc tế).

+ Đăng kí bất động sản: bao gồm cả đăng kí đất và đăng kí xây dựng. 

+ Quảng cáo kinh doanh bất động sản: theo Luật quảng cáo, quy định rõ:

• Quảng cáo bất động sản (nhà ở, chung cư, văn phòng...) sẽ được công bố nếu có giấy phép từ cơ quan chính phủ liên quan và không bị các bên khác kiện tụng

• Các điều kiện như chi phí, vị trí, đất và quy chế xây dựng phải được mô tả rõ ràng, được ghi rõ trong catalo quảng cáo

• Thông tin cơ bản: chi tiết số tiền và cách thanh toán phải được ghi rõ trong quảng cáo để người mua được biết nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của họ.

3. Singgapo
- Bất động sản  có những loại sau đây:

+ Bất động sản được toàn quyền sử dụng (freehold)

+ Bất động sản thuê theo hợp đồng (leasehold)

+ Bất động sản vĩnh viễn

+ Bất động sản thuê của Nhà nước
- Hợp đồng mua bán bất động sản:

+ Hợp đồng chọn mua

+ Hợp đồng bán
- Yêu cầu đối với các chủ thể hoạt động kinh doanh bất động sản:

+ Cá nhân phải trên 21 tuổi mới có năng lực pháp lí để kinh doanh bất động sản

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế bởi cổ phiếu được thành lập tại Xingapo, có tư cách pháp nhân và có năng lực pháp lí để tham gia mua bán bất động sản.

+ Nhà xây dựng có thể là một người, một nhóm người, một hiệp hội hay một công ty tham gia vào việc xây dựng bất động sản. Để được cấp giấy phép xây dựng bất động sản, người hoặc công ty xây dựng bất động sản đó phải là chủ sở hữu của mảnh đất.
- Giao dịch bất động sản:

+ Mua và bán giữa các cá nhân

+ Mua và bán giữa người xây dựng nhà ở và người mua

+ Chuẩn bị và hoàn tất thủ tục thế chấp hợp pháp cho Ngân hàng
- Đại lí bất động sản và môi giới bất động sản:

+ Một đại lí bất động sản có thể là bất cứ người nào có năng lực chuyên môn hoặc là thành viên của một cơ quan chuyên môn được thành lập theo luật. Người đó không cần phải có giấy phép để hành nghề như một đại lí bất động sản. Họ không được phép tư vấn pháp luật, khác với một người hành nghề pháp lí có đủ tư cách

+ Chức năng chính của đại lí bất động sản là tìm người mua hay người muốn thuê nhà cho chủ sở hữu bất động sản đó. 

+ Đại lí bất động sản có thể được chỉ định bằng miệng hoặc bằng văn bản thoả thuận. 

+ Đại lí này thường được nhận tiền phần trăm hoa hồng dựa trên giá bán trong trường hợp bán và dựa trên giá cho thuê trong trường hợp cho thuê nhà hoặc đất, nếu không thì dựa trên tỷ giá thị trường vào thời điểm đó. Nói cách khác, họ được phép nhận tiền hoa hồng sau khi giao dịch đã hoàn tất và tiền hoa hồng được trả sau khi thủ tục bán đã hoàn tất. 

+ Trong trường hợp cho thuê, tiền hoa hồng thường được trả khi các bên liên quan đã kí thoả thuận thuê và khi chủ nhà đã nhận tiền đặt cọc và tiền 1 tháng trả trước. Nếu vì lí do nào đó mà hợp đồng thuê thất bại, thì họ sẽ không nhận được gì từ người bán.

+ Những đại lí này luôn phải chịu những rủi ro, mất những khoản chi phí và hao tốn thời gian trong việc tìm kiếm khách hàng cho những giao dịch mua bán hoặc thuê hoặc khi những giới thiệu của họ không được người bán và chủ nhà chấp nhận.
- Vai trò của Nhà nước trong các giao dịch bất động sản

+ Can thiệp qua chính sách thuế bất động sản trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng.


+ Chính sách tài chính tín dụng: kích cầu bằng việc khuyến khích cho vay tiền mua bất động sản qua các ngân hàng.
4. Philippin
Phạm vi điều chỉnh của luật mua bán bất động sản
- Những nhân tố cấu thành thị trường bất động sản
- Phân loại bất động sản
- Các hợp đồng mua bán bất động sản

+ Mua và bán

+ Thế chấp

+ Cho thuê
- Các hoạt động kinh doanh bất động sản

+ Môi giới bất động sản (lĩnh vực kinh doanh dịch vụ)

+ Tư vấn bất động sản (lĩnh vực kinh doanh dịch vụ)

+ Định giá bất động sản (lĩnh vực kinh doanh dịch vụ)

+ Mua bán bất động sản

+ Cho thuê bất động sản

5. Pháp luật của Cộng hòa Liên Bang Đức


5.1. Khung pháp luật cho thị trường bất động sản
Bộ Luật Dân sự Đức được công bố ngày 01/01/1900, trong đó, luật pháp về bất động sản, vốn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi pháp luật La Mã, gần như được giữ nguyên và được pháp điển hóa trong cuốn thứ 3 của Bộ luật này. Tại Đức, pháp luật về bất động sản được coi là một ngành luật khá ổn định.

Các văn bản pháp luật về bất động sản chủ yếu ở Đức gồm có: Bộ Luật Dân sự Đức năm 1900, Luật Đăng ký đất đai năm 1897, Bộ Luật Xây dựng năm 1986, Luật Quy hoạch khu vực năm 1997, Sắc lệnh về việc sử dụng các công trình xây dựng và các luật cấp bang về bảo tồn thiên nhiên. 

Trong thế kỷ qua, nước Đức đã có một số cải cách pháp lý chủ yếu quan trọng liên quan đến pháp luật về bất động sản như: Quy chế về hợp đồng cho thuê đất để xây dựng năm 1919 đã bãi bỏ các điều khoản về hợp đồng cho thuê đất để xây dựng trong Bộ luật Dân sự. Luật Sở hữu căn hộ 1951 đưa ra các quy định về quyền sở hữu các căn hộ, đóng vai trò chủ yếu trong luật án lệ. Tòa án cũng đã phát triển các loại vật quyền mới thông qua hoạt động lập pháp như quyền được hưởng và phí đất đai được dùng làm vật thế chấp. Bên cạnh đó, lĩnh vực pháp luật khác như luật về hợp đồng cũng là lĩnh vực pháp luật có liên quan đến bất động sản.

5.2. Quy định chung về quyền đối với bất động sản
Pháp luật bất động sản hiện hành của Cộng hòa Liên bang Đức dựa trên nguyên tắc công nhận quyền sở hữu tư nhân, cho phép được tự do và thường xuyên sử dụng cũng như khai thác các giá trị kinh tế vốn có của bất động sản. Chúng có liên hệ mật thiết với các khái niệm quyền tự do của con người, tự do hợp đồng, tự do thương mại và tự do lựa chọn nghề nghiệp. Pháp luật về bất động sản của Đức quy định 3 loại quyền đối với đất đai là quyền sử dụng; quyền bảo đảm, sinh lợi và quyền được ưu tiên mua bất động sản. Cụ thể, các điều khoản chung trong Bộ luật dân sự Đức quy định các quyền đối với bất động sản từ Điều 873 đến Điều 902.

- Một số khái niệm cơ bản về bất động sản như khái niệm tài sản, phần hợp thành, hoa lợi,…: Điều 90-130;

- Quyền sở hữu: Điều 903-928;

- Quyền đồng sở hữu: Điều 1008-1011;

- Quyền địa dịch (quyền địa dịch trên bất động sản, quyền địa dịch cá nhân, quyền hoa lợi): Điều 1018-1093;

Chủ sở hữu của mảnh đất phải chấp nhận hoặc bỏ qua một số hành vi nhất định gọi là quyền địa dịch. Các quyền địa dịch được phân biệt tùy vào chủ thể có quyền sử dụng đất. Chẳng hạn, quyền địa dịch trên bất động sản (Điều 1018 Bộ luật Dân sự Đức) quy định vì lợi ích của chủ sở hữu hoặc người đang chiếm hữu đối với bất động sản liền kề. Quyền địa dịch cá nhân (Điều 1091 Bộ luật Dân sự Đức quy định vì lợi ích cá nhân người khác). Hoặc quy định người thu hoa lợi có quyền sử dụng tài sản (Điều 1068 Bộ luật Dân sự Đức).

- Quyền ưu tiên mua bất động sản: Điều 1094-1104;

- Quy định về tiền thuê đất: Điều 1105-1112;

- Quy định về các biện pháp bảo đảm bằng bất động sản: Có 3 loại quyền bảo đảm khác nhau đối với đất đai là thế chấp, thuế đất, tiền thuê đất: Điều 1113-1203. Theo quy định cả Bộ luật dân sự Đức, thế chấp là loại quyền bảo đảm chính (Điều 1113-1190 Bộ luật Dân sự Đức). Ở Đức, thông thường người bán đất đưa cho người mua giấy ủy quyền để nhận thế chấp tài sản đã bán. Đây là một quyền phụ thuộc mà sự tồn tại về mặt pháp lý của nó phụ thuộc vào sự tồn tại của khoản nợ được bảo đảm. Biện pháp bảo đảm thứ hai là thuế đất được chiết khấu từ khoản nợ cơ bản và có thể được chuyển nhượng một cách độc lập (Điều 1191-1198 Bộ luật Dân sự Đức). Biện pháp bảo đảm thứ ba: thuế niên liễm (Điều 1191-1198 Bộ luật Dân sự Đức) mà người chủ sở hữu phải trả thường kỳ và có thể trả gọn bằng tiền mặt. Tuy nhiên, biện pháp này ít được sử dụng.

Nguyên tắc hạn ngạch về quyền đối với bđs là một trong những nguyên tắc quan trọng của pháp luật bất động sản Đức. Theo nguyên tắc này, loại và số lượng, nội dung của các vật quyền được xác định bởi nhà lập pháp. Có thể hiểu một cách đơn giản là quyền đối với bất động sản có hiệu lực tuyệt đối với bên thứ ba. Do vậy. cần phải giới hạn quyền đối với đất đai và xác định chặt chẽ nội dung của chúng.

5.3. Phân loại bất động sản theo luật
Quyền sở hữu
Pháp luật Đức có quy định phân biệt hai khái niệm về quyền sở hữu bất động sản được chuyển nhượng cho một số người cùng một lúc, đó là đồng sở hữu và sở hữu chung.

Khái niệm đồng sở hữu, mỗi cá nhân được sở hữu một phần trong tài sản chung. Tuy nhiên, các phần đều liên quan đến tài sản tổng thể. Điểm đặc trưng của quyền đồng sở hữu là mọi đồng sở hữu chủ đều được quyền từ bỏ phần tài sản của mình trong tài sản chung mà không cần có sự dồng ý của người khác.

Ngược lại, trong trường hợp sở hữu chung, tài sản được chuyển nhượng cho hai hoặc nhiều người chỉ khi nào các chủ sở hữu cùng nhau quyết định. Có ba hình thức sở hữu chung: Tài sản của hợp danh theo luật dân sự (Điều 718-719 Bộ luật dân sự Đức), tài sản hôn nhân chung theo chế độ sở hữu tài sản chung vợ chồng (Điều 1408 và 1415 Bộ luật dân sự Đức), sở hữu chung của những người đồng thừa kế (Điều 2023 Bộ luật dân sự Đức). Một điểm cần chú ý ở đây là không thể tạo ra các hình thức sở hữu chung mới bằng các thỏa thuận hợp đồng.

Công trình và các phần hợp thành. Nhìn chung, quyền sở hữu một mảnh đất cũng bao gồm quyền sở hữu các công trình xây dựng trên mảnh đất đó. Tài sản gắn liền với đất đai như các công trình xây dựng được coi là những bộ phận cấu hành thiết yếu của mảnh đất đó (Điều 94 Bộ luật dân sự Đức). Các mục được đưa vào một công trình nhằm mục đích xây dựng tạo thành các bộ phận hợp thành thiết yếu của công trình. Quyền sở hữu mảnh đất do đó sẽ mở rộng đến tất cả các động sản là các bộ phận hợp thành của công trình (Điều 946 Bộ luật dân sự Đức). Tuy nhiên, trong trường hợp tài sản gắn liền với đất đai chỉ nhằm phục vụ mục đích tạm thời, chúng sẽ không hợp thành các bộ phận hợp thành của mảnh đất (Điều 95 I 1 Bộ luật dân sự Đức).

5.4. Một số yêu cầu đối với việc kinh doanh bất động sản
Thứ nhất, các yêu cầu đối với các chủ thể kinh doanh bất động sản
Đối với việc kinh doanh bất động sản chuẩn, công chứng viên phải kiểm tra các giấy phép và quyền ưu tiên mua trước. Cụ thể, đối với việc bán một mảnh đất thì chính quyền thành phố có quyền ưu tiên mua trước (Điều 24 ss Bộ luật Xây dựng Đức). Việc chuyển nhượng mua bán mảnh đất sẽ không thể được đăng ký nếu như không có xác nhận của Chính quyền thành phố về việc không thực hiện quyền ưu tiên mua trước hoặc chính quyền thành phố xác nhận không có quyền ưu tiên mua trước. Tuy nhiên, quyền ưu tiên mua trước không áp dụng trong trường hợp mua bán căn hộ.

Đối với việc mua bán căn hộ, những người đồng sở hữu có thể yêu cầu sự đồng ý của người quản lý căn hộ, hoặc của những người đồng sở hữu (được đăng ký trong sổ địa chính) khác đối với mọi hành vi chuyển nhượng quyền sở hữu. Khi có sự đồng ý này thì hợp đồng mua bán căn hộ mới có hiệu lực.

Thứ hai, yêu cầu đối với một số loại hợp đồng mua bán bất động sản
- Trước hết, tất cả các hợp đồng mua bán bđs phải được công chứng, nếu không sẽ không có hiệu lực (Điều 311b Bộ luật dân sự Đức).

- Giấy phép hành chính bổ sung có thể được áp dụng trong một số trường hợp mua bán bất động sản theo quy định tại các luật chuyên ngành. Ví dụ, đối với việc mua bán bất động sản ở các bang phía Đông nước Đức thì hợp đồng mua bán chỉ có hiệu lực sau khi được cấp giấy phép hoặc việc mua bán đất nông nghiệp/đất rừng cũng cần có giấy phép theo quy định tại Điều 9 Luật mua bán đất nông nghiệp.

5.5. Quản lý nhà nước đối với bất động sản
Để bất động sản có thể được giao dịch một cách lành mạnh trên thị trường, chính phủ Đức đã thực hiện một số công việc sau:

Một là, lập quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất gồm qui hoạch chi tiết và qui chế hướng dẫn. Quy hoạch do chính quyền địa phương đảm nhận bắt buộc phải có sự tham của cộng đồng dân cư. Thời gian xem xét, cân nhắc để thông qua quy hoạch kéo dài từ 5-7 năm. Quy hoạch sau khi đã được thông qua có tính pháp lý bắt buộc và không thể thay đổi. Trong quy hoạch và hướng dẫn đó đã xác định rõ mục đích sử dụng của từng khu đất, địa điểm. Như vậy, sự ổn định về quy hoạch là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho sự an toàn đối với các giao dịch bất động sản.


Hai là, xác định chủ sở hữu của từng thửa đất, từng bất động sản cụ thể. Bên cạnh việc xác lập hình thức sở hữu tư nhân về bất động sản; ở Đức còn có hình thức sở hữu Nhà nước và sở hữu hợp tác xã. Bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước được mua bán theo luật công. Thị trường nhà ở, văn phòng và đất kinh doanh được thực hiện theo luật tư.

 Ba là, hoàn thiện hệ thống đăng ký bất động sản và pháp luật về đăng ký bất động sản. Đăng ký đất đai được quy định trong quy chế đăng ký địa chính và chỉ có một hệ thống được áp dụng trên toàn nước Đức. Có hai cơ quan liên quan đến đăng ký bất động sản tại Đức là cơ quan đo đạc và cơ quan địa chính (tuy nhiên cơ quan địa chính không phải là cơ quan hành chính mà là một phần của hệ thống tòa án trong các vấn đề không hòa giải được). Sổ đăng ký địa chính, do tòa án sơ thẩm quản lý và gồm 4 bộ phận:
 (i) đo đạc - liên quan đến số địa chính và một số thông tin địa chính; 
(ii) đăng ký chủ sở hữu và chuyển nhượng tài sản;
 (iii) đăng ký trách nhiệm pháp lý đối với tài sản ngoài quyền thế chấp; 
(iv) quyền thế chấp thực sự: thế chấp, thuế đất, tiền thuê. 
Viên chức quản lý sổ đăng bạ có một số nhiệm vụ như kiểm tra xem yêu cầu có thích đáng hay không; kiểm tra xem đăng ký bất động sản có hiệu lực hay không; và phải thống báo cho người nộp đơn và các bên liên quan về việc đăng ký.

Ở Đức, các chủ thể tham gia vào thị trường bất động sản bao gồm: Chính phủ với toàn bộ các quan chức cao cấp của hệ thống này, pháp nhân, thể nhân công dân. Các chủ thể này đều có thể truy cập vào các thông tin về hồ sơ địa bạ, sử dụng các dịch vụ như giám định giá, dịch vụ từ các tổ chức môi giới. Mặc dù, việc mua, bán, thuê mướn bất động sản… được thực hiện theo hợp đồng với giá cả thỏa thuận nhưng các loại hợp đồng này phải được công chứng như điều kiện bắt buộc, và hợp đồng chỉ kết thúc khi chủ mới được đăng ký vào sổ địa bạ tại cơ quan địa chính để tránh đầu cơ. Luật pháp nước Đức quy định người mua bất động sản, nếu sau đó bán lại bất động sản này trong vòng 10 năm, kể từ khi trở thành chủ sở hữu, thì người này phải nộp một loại thuế gọi là thuế đầu cơ.

Tất cả bất động sản phải được đăng ký tại sở địa chính và các thông tin về bất động sản đều có tại hồ sơ của mỗi bất động sản, các bất động sản nhà, đất đều đăng ký với hệ thống địa bàn. Việc lập bản đồ địa chính và địa bạ do các cơ quan có chức năng đảm nhiệm. Người dân có thể tham khảo bản đồ địa chính kỹ thuật tại cơ quan đo đạc và tại cơ quan địa chính thì người dân được khẳng định quyền sở hữu và các quyền pháp lý khác đối với bất động sản đã được đăng ký.

Ngoài ra, tại Đức còn có cơ quan giám định giá trị gọi là hội đồng giám định giá trị. Hội đồng này có chức năng thống kê giá mua bán, xác định giá định hướng, cung cấp thông tin giá cho thị trường, thu thập các dữ liệu cần thiết để xác định giá cụ thể… nhằm phục vụ cho người mua và người bán, phục vụ cho tư nhân hóa và quốc hữu hóa.

Các tổ chức môi giới kinh doanh bất động sản ở Đức có thể được thành lập tự do hoặc môi giới theo tổ chức được pháp luật thừa nhận. Đối với nghề môi giới tự do, khi cấp giấy phép hành nghề pháp luật không đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, còn để trở thành thành viên của hiệp hội môi giới thì trình độ chuyên môn là điều kiện bắt buộc.


6. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

Luật bất động sản ở nhiều nước như Mỹ, Úc mang tính khu vực của từng bang, không mang tính toàn liên bang. Thuật ngữ "Luật Mỹ" (American Law) do vậy phải được hiểu theo ý nghĩa chung. Pháp luật về thị trường bất động sản ở Mỹ tồn tại trên cơ sở những đạo luật của 50 bang khác nhau.

6.1. Các quyền cơ bản của người sử dụng đất ở Mỹ
- Quyền đăng ký đất đai: Nếu mua đất mà không đăng ký thì có thể bị người bán đất thứ hai gây thiệt hại. Luật pháp Mỹ quy định tương đối chi tiết quan hệ giữa chủ đất và người thuê. Người thuê không có đất mà chỉ có một số quyền lợi, đồng thời còn phải mang quyền lợi lại cho chủ đất. Thuê mướn là có kỳ hạn cố định, nếu quá một năm thì phải thoả thuận bằng hợp đồng, quá hạn thì quan hệ thuê mượn mặc nhiên hết hiệu lực. Tuy nhiên, tại Mỹ, các hợp đồng thuê (lease) có xu hướng được coi là bất động sản, có thể giao dịch được và có thể dùng để thế chấp.

- Quyền chuyển nhượng đất đai được pháp luật bảo đảm bằng các hợp đồng mua bán. Quyền sở hữu có thể mua bán được là quyền mà người mua có thể yên tâm tiếp nhận mà không bị rủi ro về tố tụng. Khi đất đã được đăng ký theo pháp luật thì quyền sở hữu đất mới có thể được giao dịch. Mọi giao dịch đều phải được thể hiện thông qua hợp đồng với những nội dung cụ thể như: vị trí, ranh giới, địa chỉ các bên giao dịch, phương thức thanh toán, các điều khoản phụ (quyền sở hữu bảo hiểm, thuế, dự biến ngoài tình huống dự tính…); Tuy nhiên,Tại Mỹ, hợp đồng miệng có thể hợp lệ trong một số tình huống nhất định khi người ta cho rằng sẽ là không công bằng nếu không thừa nhận thoả thuận (miệng) đó.

- Quyền địa dịch (được hình thành bằng các văn bản thoả thuận theo một hệ thống pháp luật nhằm tạo thuận lợi tối đa cho việc sử dụng đất mà vẫn đảm bảo được sự hạn chế một cách tối đa việc xâm hại đến lợi ích của những người sử dụng đất xung quanh;


6.2. Hoạt động môi giới bất động sản của Mỹ:
Môi giới là bộ phận của kinh doanh bất động sản. Môi giới bất động sản bao gồm: đại diện, môi giới được chỉ đạo để có tiền hoa hồng, chủ yếu trong việc bán, trao đổi, cho thuê, thuê, đầu tư tài chính hoặc quản lý bất động sản hoặc một cơ hội kinh doanh. Với một thị trường bất động sản phát triển như ở Mỹ thì hoạt động môi giới giữ vị trí hết sức quan trọng. Trên khắp 50 bang đều có những đạo luật công nhận sự hợp pháp của những người bán và những người môi giới việc mua bán bất động sản.

Nghề môi giới bất động sản Mỹ được quy định rất chặt chẽ. Không phải ai cũng được phép hành nghề môi giới trong những giao dịch bất động sản. Chỉ những người cam kết chịu trách nhiệm trong việc mua bán, trao đổi bất động sản mới được gọi là người môi giới. Họ phải qua một số khoá đào tạo và dự các kỳ thi cấp giấy chứng chỉ hành nghề. Để hành nghề bất động sản ở Mỹ, phải có 1 giấy phép bất đồng sản do chính quyền bang cấp. Các yêu cầu bao gồm đào tạo, trải qua 1 kỳ thi và trả phí cấp phép. Có 1 vài trường hợp ngoại lệ, giấy phép cho phép người được cấp phép hành nghề bất cứ loại bất động sản nào ở bất cứ đâu trong phạm vi ranh giới của bang. Chỉ có 1 ngoại lệ là các nhà định giá muốn hành nghề thì phải có giấy phép liên bang (giấy phép do chính quyền liên bang cấp) và sau đó giấy phép này được chính quyền bang giám sát (giám thị). Trừ 1 vài nhà định giá, tất cả các giấy phép bất động sản đều do chính quyền bang điều chỉnh; tuy nhiên, nhiều bang dành cho các đặc quyền hành nghề giữa các bang và có 1 xu hướng rõ ràng tiến tới có giấy phép liên bang (giấy phép do chính quyền liên bang cấp).

Để thực hiện công việc, người môi giới cần thường xuyên làm việc với các chuyên gia khác trong việc kinh doanh bất động sản: người định giá, nhân viên trắc địa, kỹ sư, kiến trúc sư, các nhà thầu, các cơ quan báo cáo tín dụng, luật sư, kế toán. Quy định áp dụng trong phạm vi cấp bang do hội đồng các thành viên-những người được thống đốc bang bổ nhiệm- soạn thảo. Những thành viên này đã bổ sung các quy định trên chặt chẽ về bất động sản cho người môi giới thi hành. Nhiều quy định bám sát với các nguyên tắc hoạt động của NAR (Hiệp hội bất động sản quốc gia Mỹ). Thêm nữa, hầu hết các nhà lập pháp của bang đã thông qua các đạo luật bổ sung, sửa đổi về người hành nghề; nhiều bang không có các đạo luật này, “luật chung” được chính quyền dùng làm căn cứ pháp lý trong việc thực hiện.

Các yêu cầu tối thiểu để đăng ký kỳ thi cấp phép môi giới bất động sản: Để được cấp phép, ứng viên phải vượt qua kỳ thi viết đầu tiên. Những ứng viên thi đỗ sẽ được cấp phép bởi cơ quan DRE (Department of Real Estate).

Để đăng ký xin cấp phép, phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Về tuổi: phải từ 18 tuổi trở lên

- Về nơi thường trú: tại bang nào do bang đó cung cấp

- Về lòng trung thực: phải trung thực và thật thà, không có tiền án tiền sự..

- Về kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm full-time cho những người bán BĐS được cấp phép có 5 năm kinh nghiệm là yêu cầu bắt buộc

- Về đào tạo: Các ứng viên phải hoàn thành 8 môn học sau:

+ Hành nghề bất động sản
+ Luật pháp về bất động sản
+ Tài chính bất động sản
+ Định giá bất động sản
+ Kinh tế bất động sản và kế toán

+ Và 3 môn học nữa được lựa chọn trong số các môn học sau: Các nguyên tắc bất động sản; Luật kinh doanh; Quản lý bất động sản; Escrows (Khế ước- Giao kèo); Quản lý văn phòng bất động sản; Môi giới vay và cho vay thế chấp bất động sản; Luật bất động sản nâng cao; Tài chính bất động sản nâng cao; Định giá bất động sản nâng cao; Tin học bất động sản; Phát triển lợi ích chung./.
�  Giáo trình  pháp luật về kinh doanh bất động sản – NXB tư pháp  Hà Nội – 2009.


� Nguồn: Chuyên đề của Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản giai đoạn 2010 – 2020”  do BCN cung cấp


� Nguồn: Chuyên đề của Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản giai đoạn 2010 – 2020”  do BCN cung cấp
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